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phần I. kỹ thuật tương tự 

chương I. vật liệu và linh kiện điện tử 

§1. chất bán dẫn nguyên chất và chất bán dẫn tạp chất 

1. Chất bán dẫn nguyên chất (chất bán dẫn thuần) 

Hai chất bán dẫn thuần điển hình là Si (14) và Ge (32), chúng có đặc điểm chung là 

ở lớp ngoài cùng đều có 4 điện tử hoá trị.  Ta xét nguyên tử Si trong mạng tinh thể . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

cạnh nó, hai nguyên tử đứng cạnh nhau có một điện tử góp chung. 

- Mỗi một điện tử trong đôi góp chung vừa chuyển động xung quanh hạt nhân của 

nó vừa  chuyển động trên quỹ đạo của điện tử góp chung. Sự liên kết này được gọi là liên 

kết đồng hoá trị. 

ở nhiệt độ xác định, do chuyển động nhiệt, một số điện tử góp chung dễ dàng tách 

khỏi mối liên kết với hạt nhân để trở thành các điện tử tự do, đó là hạt dẫn điện tử. 

- Khi 1 điện tử tách ra trở thành điện tử tự do thì để lại 1 liên kết bị khuyết (lỗ 

trống). Khi đó các điện tử góp chung ở đôi kề cạnh dễ dàng bị rơi vào lỗ trống đó tạo 

thành sự di chuyển của các điện tử góp chung. Sự di chuyển này giống như sự di chuyển 

của các điện tích dương, đó là sự di chuyển của lỗ trống. 

Như vậy, lỗ trống cũng là loại hạt mang điện. Khi đặt một điện trường lên vật liệu 

bán dẫn thì xuất hiện hai thành phần dòng điện chạy qua nó: thành phần dòng điện do các 

điện tử tự do chuyển động có hướng và thành phần dòng điện lỗ trống do điện tử góp 

chung dịch lấp lỗ trống. Điện tử tự do mang điện âm, lỗ trống mang điện dương. 

Các điện tử chuyển động ngược chiều với véc tơ cường độ điện trường còn các lỗ 

trống thì chuyển động cùng chiều tạo nên dòng điện trong chất bán dẫn.  

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Lỗ trống 

Điện tử tự do 

Liên kết đồng hoá trị 

Khi vật liệu Si được chế tạo thành 

tinh thể thì từ trạng thái xắp xếp lộn xộn 

chúng trở thành trạng thái hoàn toàn trật 

tự. Khi đó khoảng cách giữa các nguyên 

tử cách đều nhau. 

- Bốn điện tử lớp ngoài cùng của 1 

nguyên tử không những chịu sự ràng 

buộc với hạt nhân của chính nguyên tử 

đó mà còn liên kết với 4 nguyên tử đứng 

cạnh nó, hai nguyên tử đứng cạnh nhau 

có một điện tử góp chung. 
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* Như vậy: Bán dẫn mà dẫn xuất được thực hiện bằng cả hai loại hạt mang điện (điện tử 

tự do và lỗ trống) có số lượng bằng nhau được gọi là chất bán dẫn thuần (nguyên chất). 

2. Chất bán dẫn tạp chất. 

Để nâng cao tính dẫn điện trong vật liệu bán dẫn, ta thực hiện pha thêm tạp chất vào 

chất bán dẫn nguyên chất, gọi là chất bán dẫn tạp. 

a- Chất bán dẫn tạp loại P 

Ta pha thêm tạp chất là những nguyên tố thuộc nhóm III trong bảng tuần hoàn (Ba, 

In…) vào trong mạng tinh thể của nguyên tử Si. Khi đó trong mạng tinh thể, một số 

nguyên tử Ba sẽ thay thế vị trí một số nguyên tử  Si, 3 điện tử hoá trị của Ba sẽ tham gia 

vào 3 mối liên kết với 3 nguyên tử  Si bên cạnh, còn mối liên kết với nguyên tử  Si thứ 4 

bị thiếu 1 điện tử được coi như 1 lỗ trống. Các mối liên kết bị thiếu 1 điện tử này dễ dàng 

được lấp đầy bởi một điện tử được bắn ra từ  các mối liên kết bên cạnh bị phá vỡ, như vậy 

lỗ trống có thể di chuyển được, tạo thành dòng điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     bán dẫn tạp loại P. Lỗ trống gọi là hạt dẫn 

điện đa số. Điện tử  tự do là hạt dẫn điện thiểu số. 

b- Chất bán dẫn tạp loại N 

Ta pha thêm các nguyên tố thuộc nhóm V trong bảng tuần hoàn (As, P…) vào trong 

cấu trúc mạng tinh thể của nguyên tử Si khi đó một số nguyên tử P sẽ thay thế một số vị 

trí nguyên tử Si trong mạng tinh thể. 

  

 

 

 

 

                                                       

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Ba 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Lỗ trống 

Điện tử tự do 

Cặp điện tử tự do-lỗ trống 

+3 

- Khi nhiệt độ tăng lên số mối liên kết 

bị phá vỡ càng nhiều làm cho số lượng điện 

tử tự do và lỗ trỗng tăng. Nhưng ở tạp chất 

có pha thêm các tạp chất thuộc nhóm III thì 

số lượng các lỗ trống bao giờ cũng lớn hơn 

số lượng các điện tử tự do. 

* Như vậy:  

Vật liệu bán dẫn mà dẫn xuất được thực 

hiện chủ yếu bằng các lỗ trống gọi là chất  

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
P 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Điện tử tự do +5 

Nguyên tử P có 5 điện tử hoá trị, 4 trong 5 

điện tử hoá trị sẽ tham gia vào 4 mối liên kết 

với 4 nguyên tử Si đứng xung quanh nó, còn 

điện tử hoá trị thứ 5 không tham gia vào mối 

liên kết nào mà chịu sự ràng buộc rất yếu 

với lực hút hạt nhân, chúng dễ dàng tách 

khỏi mối liên kết với hạt nhân để trở thành 
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                                                                      các điện tử tự do và sẽ tham gia vào việc vận 

chuyển dòng điện. Khi nhiệt độ tăng lên, số mối liên kết bị phá vỡ càng tăng sinh ra nhiều  

cặp điện tử tự do-lỗ trống. Nhưng ở chất bán dẫn pha thêm tạp chất thuộc nhóm V thì số 

lượng các điện tử tự do bao giờ cũng lớn hơn số lượng các lỗ trống. 

* Như vậy, loại bán dẫn mà dẫn xuất được thực hiện chủ yếu bằng các điện tử tự do 

gọi là chất bán dẫn tạp loại N.  Điện tử tự do là hạt dẫn đa số, lỗ trống là hạt dẫn thiểu số. 

 

i2. Tiếp giáp p - n.  tính chất chỉnh lưu của điốt bán dẫn 

I. Tiếp giáp P-N khi chưa có điện trường ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             các loại hạt mang điện ở hai 

khối này càng lớn thì sự khuyếch tán diễn ra càng mạnh.  

Kết quả: Hai bên mặt tiếp giáp hình thành nên điện trường vùng tiếp xúc Etx có chiều 

hướng từ khối N sang khối P. Điện trường tiếp xúc này cản trở sự khuyếch tán của các hạt 

mang điện đa số từ khối này sang khối kia. Khi Etx cân bằng với lực khuyếch tán thì trạng 

thái cân bằng động xảy ra. Khi đó vùng điện tích không gian không tăng nữa, vùng này 

gọi là vùng nghèo kiệt (vùng thiếu vắng hạt dẫn điện) đó là chuyển tiếp P-N bao gồm các 

ion không di chuyển được. Khi cân bằng động, có bao nhiêu hạt dẫn điện khuyếch tán từ 

khối này sang khối kia thì cũng bấy nhiêu hạt dẫn được chuyển trở lại qua mặt tiếp xúc, 

chúng bằng nhau về trị số nhưng ngược chiều nhau nên chúng triệt tiêu nhau, kết quả 

dòng điện qua tiếp xúc P-N bằng 0.  

 Kết luận: Không có dòng điện chạy qua tiếp giáp P – N khi chưa có điện trường 

ngoài. 

II. Tiếp giáp P- N khi có điện trường ngoài 

1- Trường hợp phân cực thuận. 

 P               N 
- 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

Et.xóc Ik.t¸n 

Itr«i 

Mặt tiếp xúc 

Ut.xóc 

l0 

U 

Khi cho hai khối bán dẫn P và N tiếp xúc với nhau, 

giữa hai khối bán dẫn hình thành một mặt tiếp xúc, do sự 

chênh lệch về nồng độ hạt dẫn sẽ xảy ra sự khuyếch tán. 

Các lỗ trống khu vực P sẽ khuyếch tán sang khu vực N và 

các điện tử của vùng N khuyếch tán sang vùng P. 

Kết quả làm cho lỗ trống khu vực P (gần mặt tiếp xúc) 

nghèo đi về điện tích dương và giàu lên về điện tích âm. 

Điện tử khu vực N mất điện tích âm và nhận thêm lỗ 

trống nên tích điện dương. Nếu sự chênh lệch về nồng độ  
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Đặt điện áp một chiều vào tiếp giáp P-N sao cho cực dương nối vào khối P, cực âm 

nối vào khối N. Điện áp này tạo ra một điện trường Eng có chiều hướng từ khối P sang 

khối N. Khi đó điện trường ngoài Eng có chiều ngược với điện trường vùng tiếp xúc Etx 

nên điện trường tổng ở vùng tiếp xúc giảm . 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: 

l0: Bề rộng vùng nghèo khi chưa có điện trường ngoài 

l’0: Bề rộng vùng nghèo khi phân cực thuận 

Do số lượng hạt dẫn thiểu số ít, nên dòng điện trôi dạt rất nhỏ, Itr  0. Điện trở tiếp 

giáp P- N trong trường hợp này gọi là điện trở thuận, có giá trị nhỏ Rth  0. 

2- Trường hợp phân cực ngược 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ngược có giá trị bằng 0.  

Ta nói tiếp giáp P-N bị khoá, trong trường hợp này tiếp giáp P-N coi như một điện 

trở có giá trị vô cùng lớn gọi là điện trở ngược,  Rng  . 

* Như vậy: Tiếp giáp P-N chỉ có tác dụng dẫn điện theo một chiều (từ khối P sang 

khối N) khi được phân cực thuận. Tính chất này gọi là tính chất van hay tính chất chỉnh 

lưu, đó là tính chất chỉnh lưu của điốt bán dẫn. 

III. Điốt bán dẫn. 

1- Cấu tạo, kí hiệu. 

 

 

 P               N 
- 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

Et.xóc 

l0’ 

Ut.xóc Ut.xóc- Ungoµi 

U 

Engoµi 

(+) (-) 

IThuËn 

l0 

 P               N 
- 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
 Et.xóc 

l0 

Ut.xóc+ Ungoµi 

Ut.xóc 

U 

Engoµi 

(-) (+) 

l0’ 

Ing­îc 

     P         N 
Anèt Katèt 

Hình a: Cấu tạo 

A K 

Hình b: Kí hiệu 

E = Etx – Eng giảm. Khi đó bề rộng vùng 

nghèo giảm  làm cho sự khuyếch tán diễn ra dễ 

dàng. Các hạt mang điện đa số dễ dàng khuyếch 

tán từ khối này sang khối kia. Do mật độ hạt mang 

điện đa số lớn nên dòng khuyếch tán Ikt lớn, dòng 

điện này gọi là dòng điện thuận Ith. Ta nói tiếp 

giáp P-N thông. 

 

 

Đặt cực dương vào khối N, cực âm vào 

khối P. Khi đó Eng cùng chiều với Etx nên điện 

trường tổng ở vùng tiếp xúc tăng, do đó bề rộng 

vùng nghèo tăng, nó ngăn cản các hạt dẫn đa số 

khuyếch tán từ khối này sang khối kia, do vậy 

dòng khuếch tán coi Ikt = 0. Dòng điện trôi có 

giá trị nhỏ do số hạt dẫn thiểu số rất ít, Itr = 0, 

nên dòng điện qua tiếp giáp P-N khi phân cực   
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Điốt thực chất là 1 tiếp giáp P-N. Điện cực nối với khối P được gọi là Anốt (ký hiệu là A), 

điện cực nối với khối N gọi là Katốt (ký hiệu là K), toàn bộ cấu trúc trên được bọc trong 

một lớp vỏ bằng kim loại hay bằng nhựa. 

* Nguyên lý làm việc: Chính là các hiện tượng vật lý xảy ra ở tiếp giáp P-N trong các  

trường hợp: chưa phân cực, phân cực thuận và phân cực ngược đã xét ở trên. 

 

2- Đặc tuyến V-A. 

 

 

 

 

 

 

 

+ Vùng : Tương ứng với trường hợp phân cực ngược với giá trị dòng điện ngược 

Ing có giá trị nhỏ. 

+ Vùng : Gọi là vùng đánh thủng, tương ứng Ung > Ung.max (Uđánh thủng). 

Dòng điện ngược tăng lên đột ngột, dòng điện này sẽ phá hỏng điốt (vì vậy để bảo 

vệ điốt thì chỉ cho chúng làm việc dưới điện áp: U = (0,7   0,8).Uz ,  Uz là điện áp đánh 

thủng) trong khi đó điện áp giữa Anốt và Katốt không đổi → tính chất van của điốt bị phá 

hỏng. Tồn tại hai dạng đánh thủng: do nhiệt độ cao và điện trường mạnh làm cho các hạt 

dẫn chuyển động nhanh, gây va đập và gây nên hiện tượng ion hoá do va chạm làm cho 

quá trình tạo thành hạt dẫn ồ ạt, dẫn đến dòng điện tăng nhanh. 

3- Các tham số cơ bản của điốt: chia ra 2 nhóm: 

* Các tham số giới hạn: 

- Ung.max là giá trị điện áp ngược lớn nhất đặt lên điốt mà tính chất van của nó chưa bị 

phá hỏng. 

- Imax.cp là dòng điện thuận lớn nhất đi qua khi điốt mở. 

- Công suất tiêu hao cực đại cho phép: Pcp. 

- Tần số làm việc cho phép: fmax 

* Các tham số làm việc: 

- Điện trở một chiều của điốt Rđ 

- Điện trở xoay chiều của điốt rđ 

4- Phân loại: 

UAK 

IA 

0 

 

 

 

Ung­îc Ung.max 

Đặc tuyến V-A được chia làm 3 vùng: 

+ Vùng : ứng với trường hợp phân cực 

thuận. Khi tăng UAK , lúc đầu dòng tăng từ từ, sau 

khi UAK >U0 (thường U0 = (0,60,7)V nếu điốt 

được chế tạo từ vật liệu Silic, U0 = (0,20,3)V nếu 

điốt được chế tạo từ vật liệu Gecmani) thì dòng 

điện tăng tỉ lệ theo điện áp. 
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- Theo vật liệu sử dụng: điốt Ge, điốt Si… 

- Theo cấu tạo: điốt tiếp xúc điểm, tiếp xúc mặt… 

- Theo tần số giới hạn: điốt tần số cao, thấp,… 

- Theo công suất: điốt công suất lớn, trung bình, nhỏ. 

- Theo công dụng: điốt chỉnh lưu, điốt ổn định điện áp… 

IV.  Một số ứng dụng của điốt bán dẫn 

Ta xét một số ứng dụng của điốt trong các mạch chỉnh lưu, các mạch hạn chế biên độ 

điện áp .... 

1- Các mạch chỉnh lưu. 

Định nghĩa: Chỉnh lưu là quá trình biến đổi năng lượng điện xoay chiều thành năng 

lượng điện một chiều cung cấp cho các phụ tải điện một chiều. 

Sau đây ta xét các bộ chỉnh lưu công suất nhỏ 

Để đơn giản cho quá trình phân tích, ta giả thiết các van điốt là lý tưởng, điện áp vào 

là hình sin 110/220 V xoay chiều, tần số 50 Hz, tải là thuần trở. 

a. Mạch chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ có điểm trung tính. 

*.  Sơ đồ nguyên lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong sơ đồ, cuộn thứ cấp được chia làm hai nửa có số vòng dây bằng nhau, chiều 

cuốn dây ngược chiều nhau, với cách cuốn đó tạo ra hai điện áp U21, U22 cùng biên độ 

nhưng ngược pha nhau 1800. 

* Nguyên lý hoạt động: 

- Khi t = 0 : U21>0, U22<0, điện thế điểm 1 dương hơn điểm 2, điểm 2 dương hơn 

điểm 3, D1 mở, D2 khoá, cho dòng i1 chạy qua: D1, Rt về điểm 2. 

Khi đó: ura = ut = u21 + uD1 = u21 = U21m.sint. 

t 

0 t 

0 

t 

t 

0   

    

    

0 

u1 

u2 

ut  

uDng 

D2 mở 

D1  

D2 mở D1 mở D1 mở 

D2  D2  D1  

 2 3 4 

u21 u21 u22 u22 

Ungmax =2.U2m 

u1 =U1m.sint 

tải C 

UTB 

D1 

D2 

Rt 

1 

3 

2 

 

* 

* 

u21 

u22 

i1 

i2 

it 

i1 

i2 

u1 

Hình a: Sơ đồ nguyên lý 

   

Hình b: Giản đồ điện áp 
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 - Khi t =  2 : U21< 0, U22 > 0, điện thế điểm 3 dương hơn điểm 2, điểm 1 âm hơn 

điểm 2, D1 khoá, D2 mở, cho dòng i2 chạy qua: D2, Rt về điểm 2. 

Khi đó: ura = ut = u22 + uD2 = u22 = U22m.sint.. 

Kết quả: Dòng điện (điện áp) nhận được trên tải có dạng là các nửa hình sin liên tiếp 

nhau, trong 1 chu kỳ của điện áp lưới các điốt thay phiên nhau làm việc. 

+ Giá trị trung bình của điện áp trên tải: 

 

 

với: U2 là giá trị hiệu dụng của điện áp trên 1 cuộn dây thứ cấp MBA. 

+ Giá trị trung bình của dòng điện trên tải: 

+ Dòng trung qua các điốt: 

+ Điện áp ngược cực đại đặt vào mỗi điốt khi khoá bằng tổng điện áp cực đại trên 

hai cuộn dây thứ cấp biến áp. Ung.max = 2.U2m  

 

b. Mạch chỉnh lưu cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nguyên lý hoạt động: 

- t= 0: điện thế điểm 1 dương hơn điểm 2, D2, D4 phân cực ngược→ khoá. D1, D3 

phân cực thuận → mở cho dòng điện i1 chạy qua D1, Rt, D3 về điểm 2. 

- t=2: điện thế điểm 2 dương hơn điểm 3, D1, D3 phân cực ngược, khoá. D2, D4 

phân cực thuận → mở cho dòng điện i2 chạy qua D2, Rt, D4 về điểm 1. 

Kết quả:  

Điện áp (dòng điện) ra trên tải là các nửa hình sin liên tiếp nhau trong một chu kỳ 

giống như sơ đồ chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ có điểm trung tính. Các biểu thức tính dòng và áp 

0 

U0 = 2.           U2m.sint.dt  0,9.U2 

 

 

2 

1 

  I0 =          
 

Rt 

U0 

  ID1 = ID2 =         
 

2 

I0 

 
 

0 t 

uDng 

Ungmax =U2m 

t 0   

u2 

 2 3 4 

u2 =U2m.sint 

0     

ut  
D2 mở D2 mở D1 mở D1 mở tải C 

UTB 

Hình b: Giản đồ điện áp 

t 

D2D4 D1D3    D2   D4 D1D3 

D1D3 D1D3 D2D4 D2D4 

Cầu là một hình vuông với 4 cạnh là 4 

nhánh với 4 điốt được nối theo ngyên tắc: 2 cạnh 

đối diện các điốt nối cùng chiều, tạo hai nhóm 

®ièt: 1 nhãm cã K chung, 1 nhãm cã A chung 

 

i1 

Hình a: Sơ đồ nguyên lý 

C 

D1 

Rt 

it 

i2 

u1 

 
 

 

u2 

D3 

D2 

D4 

1 

2 

i1 

i1 

i2 

i2 
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hoàn toàn giống như sơ đồ có điểm trung tính. Chỉ khác, nếu cùng 1 giá trị của điện áp 

trên tải thì trong sơ đồ này điện áp ngược đặt lên mỗi điốt khi khoá giảm đi một nửa: 

Ung.max = U2m  đây chính là ưu điểm cơ bản của sơ đồ cầu. Do đó sơ đồ này là sơ đồ cơ bản 

được sử dụng chủ yếu trong các mạch chỉnh lưu trong thực tế. 

 

2. Các mạch ghim ( các mạch hạn chế biên độ). 

- Các mạch hạn chế biên độ được sử dụng để hạn chế biên độ của điện áp ra lớn hơn, 

nhỏ hơn hoặc nằm giữa hai giá trị nào đó gọi là các mức ngưỡng.   

- Thông thường, giá trị của các mức ngưỡng không vượt quá biên độ lớn nhất của 

điện áp đưa vào hạn chế. 

- Tuỳ theo cắch mắc của phần tử hạn chế so với tải và cách lấy điện áp ra mà ta có 

các mạch hạn chế nối tiếp, song song, mạch hạn chế trên, dưới và mạch hạn chế 2 phía. 

a. Các mạch hạn chế nối tiếp: là mạch mà điốt hạn chế mắc nối tiếp với mạch tải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Rng 

R 

E 

+ 

_ 

UV Ura1 

D Rng 

R 

E 

+ 

_ 

UV Ura2 

 

Hình a: Mạch hạn chế trên mức E Hình b: Mạch hạn chế dưới mức E 

t 

0 

  

Uvµo 

 2 3 4 

Uv =Um.sint 

t 

0 

Ura 

 2 3 4 

E 

E 

t1 t2 t3 t4 

 Hình c: Giản đồ điện áp 

t 

0 

  

Uvµo 

 2 3 4 

Uv =Um.sint 

t 

0 

Ura 

 2 3 4 

E 

E 

t1 t2 t3 t4 

 Hình d: Giản đồ điện áp 

 

  

Ura1 

Ura2 
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Để đơn giản khi phân tích, ta giả thiết tín hiệu vào là hình sin, điốt là lý tưởng. 

Trong đó:  

RDth và RDng là giá trị trung bình của điện trở thuận và điện trở ngược của điốt. 

Nếu thoả mãn điều kiện:  RDth + Rng << R << RDng + Rng 

Do đó khi UD  0 thì Ura1 = UV;       UD < 0 thì Ura2 = E 

Với mạch hình a: 

Khi UV  E → UD < 0 → D khoá → Ura1 = E 

Khi UV < E → UD > 0 → D mở → Ura1 = UV 

Với mạch hình b: 

Khi UV  E → UD > 0 → D mở → Ura2 = UV 

Khi UV < E → UD < 0 → D khoá → Ura2 = E 

b. Các mạch hạn chế song song: là các mạch mà điốt hạn chế mắc song song với 

mạch tải. 

 

 

 

 

 

Với hình a:   

Khi UV  E → UD > 0 → D mở → Ura = E 

Khi UV < E → UD < 0 → D khoá → Ura = UV 

Với mạch hình b: 

Khi UV  E → UD < 0 → D khoá → Ura = UV 

Khi UV < E → UD > 0 → D mở → Ura = E. 

3. ổn định điện áp bằng điốt Zener (Điốt ổn áp) 

 

 

 

 

  

 

 

 

A 

B 

UZ 

UV 

UZ UV 

I«®.min 

I«®.max 

IA 

Ing 

UAK 0 

Đoạn làm việc 
trong chế độ ổn 

áp 

A 

K 

Ung 

Hình a: Kí hiệu 

Hình b: Đặc tuyến V-A của điốt ổn áp 

Rhc 

§Z Rt 

_ 

+ 

+ 

_ 

UV Ur 

Hình c: Sơ đồ ổn áp đơn giản 

Hình a: Mạch hạn chế trên mức E 

 
D 

R 

E 

+ 
_ 

UV Ur 

Hình b: Mạch hạn chế dưới mức E 

 D 

R 

E 

+ 
_ 

UV Ur 
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- Điốt ổn áp làm việc dựa trên cơ sở hiệu ứng đánh thủng Zener và đánh thủng thác 

lũ của tiếp giáp  P-N khi phân cực ngược, bị đánh thủng nhưng không hỏng. 

- Điốt ổn áp dùng để ổn định điện áp đặt vào phụ tải. 

- Kí hiệu, đặc tuyến V-A, sơ đồ ổn áp đơn giản dùng điốt Zener như hình vẽ. 

- Nhánh thuận đặc tuyến V-A của điốt này giống như điốt chỉnh lưu thông thường 

nhưng nhánh ngược có phần khác:  Lúc đầu khi điện áp ngược còn nhỏ thì Ingược có trị số 

nhỏ giống như các điốt thông thường. 

+ Khi điện áp ngược đạt tới giá trị điện áp ngược đánh thủng thì dòng điện ngược 

qua điốt tăng lên đột ngột còn điện áp ngược trên điốt được giữ hầu như không đổi. Đoạn 

đặc tuyến gần như song song với trục dòng điện (đoạn A-B). Đoạn (A-B) được giới hạn 

bởi (Iôđmin , Iôđmax) là đoạn làm việc của điốt ổn áp. 

+ Để đảm bảo cho hiện tượng đánh thủng về điện không kéo theo đánh thủng về 

nhiệt làm cho điốt bị hỏng, khi chế tạo người ta đã tính toán để tiếp giáp P-N chịu được 

dòng điện ngược. Mặt khác, trong mạch điện còn đặt điện trở hạn chế để hạn chế không 

cho dòng điện ngược qua điốt vượt quá dòng điện ngược cho phép. 

+ Khi dòng điện qua điốt nhỏ hơn giá trị Iôđmin thì điốt làm việc ở đoạn OA nên 

không có tác dụng ổn định điện áp. 

+ Khi dòng điện qua điốt lớn hơn giá trị Iôđmax thì công suất toả ra trên điốt vượt quá 

công suất cho phép có thể làm cho điốt bị phá hỏng vì nhiệt. 

- Trong mạch ổn áp điốt ổn áp mắc song song với phụ tải. 

- Nếu UV thay đổi, Rt không đổi, trên đặc tuyến V-A khi UV thay đổi 1 lượng UV 

khá lớn nhưng UZ thay đổi 1 lượng UZ rất nhỏ, dường như mọi sự thay đổi của UV đều 

hạ trên Rhc, đảm bảo điện áp ra tải không thay đổi. 

- Nếu UV không đổi, Rt thay đổi. Lúc đó nội trở của điốt thay đổi dẫn tới sự phân bố 

lại dòng điện qua điốt và qua tải đảm bảo cho điện áp ra tải là không đổi. 

 

3. Tranzito lưỡng cực ( Tranzito bipolar) 

Nếu trên cùng một đế bán dẫn người ta tạo ra hai tiếp giáp P-N ở gần nhau, dựa trên 

đặc tính dẫn điện của mỗi tiếp giáp và tác dụng tương hỗ giữa chúng sẽ làm cho dụng cụ 

này có khả năng khuyếch đại được những tín hiệu điện và khi đó người ta gọi là đèn bán 

dẫn 3 cực hay Tranzitor. 

1. Cấu tạo 
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Gồm 3 lớp bán dẫn ghép liên tiếp nhau, hai lớp ngoài cùng có tính dẫn điện cùng 

loại, lớp ở giữa có tính dẫn điện khác với hai lớp ngoài. Tuỳ theo cách xắp xếp các khối 

bán dẫn mà ta có Tranzito thuận p -n-p (hình a) và Tranzito ngược n-p-n (hình b) được chỉ 

ra trên hình vẽ. 

- Lớp (miền) bán dẫn thứ nhất gọi là lớp phát (Emitơ), có đặc điểm là nồng độ tạp 

chất lớn nhất, điện cực nối với nó gọi là cực phát E. 

- Lớp thứ hai gọi là lớp gốc (Bazơ), có kích thước rất mỏng cỡ m và nồng độ tạp 

chất ít nhất, điện cực nối với nó gọi là cực gốc B. 

- Lớp thứ ba có nồng độ tạp chất trung bình gọi là lớp góp (Côlectơ), điện cực nối 

với nó gọi là cực góp C. 

- Tiếp giáp giữa lớp phát với lớp gốc gọi là tiếp giáp phát JE 

-  Tiếp giáp giữa lớp gốc với lớp góp gọi là tiếp giáp góp JC 

- Chiều mũi tên trong ký hiệu của Tranzito bao giờ cũng là chiều của điện áp phân cực 

thuận cho tiếp giáp phát JE  (có chiều từ bán dẫn P sang bán dẫn N). 

2. Nguyên lý làm việc. 

Để cho Tranzito có thể làm việc ở chế độ khuyếch đại tín hiệu điện, người ta phải 

đưa điện áp một chiều tới các điện cực của nó gọi là phân cực cho tranzito, sao cho tiếp 

giáp JE phân cực thuận và tiếp giáp JC phân cực ngược như hình vẽ. 

Giả sử ta xét tranzito pnp như hình vẽ 

    P         N        P 
Cực phát Cực góp 

Cực gốc 

E C 

B 

JE JC 

    N         P        N 
Cực phát Cực góp 

Cực gốc 

E C 

B 

JE JC 

Hình a: Cấu tạo tranzito PNP Hình b: Cấu tạo tranzito NPN 

B 

C 

E 

Hình d: Kí hiệu tranzito PNP 

B 

C 

E 

Hình d: Kí hiệu tranzito NPN 
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                                                    dòng điện cực phát IE  có giá trị lớn. 

Khi đến vùng gốc, một phần nhỏ lỗ trống sẽ tái hợp với các điện tử đến từ cực âm 

của nguồn UEB tạo thành dòng điện cực gốc IB. Do vùng gốc có bề dày mỏng và nồng độ 

các hạt dẫn điện tử rất ít nên dòng điện cực gốc IB rất nhỏ. Phần lớn các lỗ trống còn lại 

khuyếch tán qua vùng gốc và di chuyển đến tiếp giáp góp JC. Tại tiếp giáp góp, điện 

trường UCB thuận chiều với các hạt này nên sẽ cuốn chúng qua tiếp giáp JC sang lớp góp 

để tạo thành dòng điện cực góp IC. 

Thực tế, vì tiếp giáp JC phân cực ngược nên trên nó vẫn tồn tại một dòng điện ngược 

có trị số nhỏ (giống như dòng điện ngược của điốt) ICB0 , do mật độ các hạt dẫn thiểu số 

nhỏ nên dòng ICB0 có trị số nhỏ, ta có thể bỏ qua. 

Khi đó, ta có biểu thức dòng điện trong tranzito là: 

IE = IB + IC . Do IB << IE , IB << IC nên IE  IC  

Để đánh giá mức độ hao hụt của dòng điện cực phát tại vùng cực gốc, người ta đưa 

ra khái niệm gọi là hệ số truyền đạt dòng điện : 

                                   = IC / IE ,   → 1 càng tốt.       (1) 

Để đánh giá tác dụng điều khiển của dòng điện cực gốc tới dòng điện cực góp  người 

ta đưa ra hệ số khuyếch đại dòng điện :     = IC / IB .  (2) 

Thường    =  vài chục  vài trăm lần , từ (1) và (2) ta có quan hệ:  =  / 1+ 

_ 
+ 

+ 
_ 

UBE > 0 
UCE > 0 

B 

C 

E 

IB 
IC 

IE 

Hình a: Phân cực cho trazito NPN 

+ 

_ 

_ 

+ UBE < 0 

UCE < 0 
B 

C 

E 

IB 
IC 

IE 

Hình b: Phân cực cho trazito PNP 

Do tiếp giáp JE được phân cực 

thuận bằng nguồn UEB, điện trường 

UEB này có tác dụng gia tốc các hạt 

dẫn điện đa số (lỗ trống) từ vùng 

phát qua JE đến vùng gốc tạo thành 

dòng điện cực phát IE. Do nồng độ 

các lỗ trống ở vùng phát lớn nên  

 P N P 

JE JC 

E 

B 

C 

UEB 
+ 
_ + 

_ 

UCB 

IE IC 

IB 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ICB0 
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Đối với Tranzito ngược P-N-P, nguyên lý làm việc cũng tương tự như tranzito thuận, 

chỉ khác là ở tranzito ngược phần tử mang điện đa số ở cực phát là điện tử, đồng thời để 

cho sơ đồ hoạt động ta phải đổi lại cực tính của các nguồn điện cũng như đổi lại chiều của 

các dòng điện IE, IB, IC . 

3. Các cách mắc Tranzito ở chế độ khuyếch đại. 

Để Tranzito có thể làm việc như một phần tử khuyếch đại người ta mắc nó theo cách 

sau: Lấy 2 cực làm đầu vào, đầu thứ 3 còn lại cùng với 1 trong 2 cực đầu vào làm đầu ra. 

Như vậy, có tất cả 6 cách mắc, tuy nhiên chỉ có 3 cách mắc trong thực tế là có khả năng 

khuyếch đại được tín hiêu điện (I, U, P) đó là cách mắc chung Emitơ (EC), chung Bazơ 

(BC) và chung C«lªct¬ (CC). 

 

 

 

 

 

 

4. Các họ đặc tuyến tĩnh của Tranzito. Trường hợp tổng quát, có 4 họ đặc tuyến tĩnh: 

a- Đặc tuyến vào : UV = f(IV) khi Ura = const 

b- Đặc tuyến ra: Ira = f(Ura) khi IV = const 

c- Đặc tuyến truyền đạt: Ira = f(IV) khi Ura = const 

d- Đặc tuyến phản hồi: UV = f(Ura) khi IV = const 

4.  các dạng mắc mạch cơ bản và các họ đặc tuyến của tranzito 

1. Sơ đồ Emitơ chung (EC). 

Trong cách mắc EC, điện áp vào được lấy giữa cực B và cực E, điện áp ra lấy từ cực 

C và cực E. Dòng điện vào, điện áp vào, dòng điện ra và điện áp ra được đo bằng 

miliampe kế và vôn kế như hình vẽ: 

a- Họ đặc tuyến vào: 

 

 

 

 

 

 

 

B 
C 

E 

Ura 
Uvµo 

Hình a: Mắc EC  

E 
C 

B 

Ura 
Uvµo 

Hình b: Mắc BC  

B 
E 

C 

Ura 
Uvµo 

Hình c: Mắc CC  

IB = f(UBE) 
 
                  UCE = const 
 

A 

V 

A 
V UCE 

UBE 

U1 

U2 

IB IC 

IE 

+ 

_ 

+ 

_ 

Hình a: Sơ đồ lấy đặc tuyến 

VR1 

VR2 
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Ta thấy, đặc tuyến vào giống như đặc tuyến thuận của tiếp giáp P-N. Khi UBE > U0 

thì dòng IB tăng nhanh theo UBE. 

- ứng với một giá trị của UBE khi tăng UCE thì đặc tuyến dịch sang phải, dòng IB 

giảm, vì: khi tăng UCE tức là UCE = UCB + UBE, coi UBE = const, tức là tăng UCB, điện áp 

ngược của tiếp giáp IC tăng vùng nghèo mở rộng chủ yếu về miền bazơ pha tạp ít, do đó 

khả năng tái hợp của điện tử và lỗ trống trong miền gốc giảm → do đó dòng IB giảm. 

b- Họ đặc tuyến ra: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   đặc tuyến lớn, dòng IC tăng nhanh 

theo UCE vì trong vùng này UCE (thực chất là UCB) quyết định số lượng hạt mang điện đa 

số từ miền phát qua miền gốc tới miền góp. 

+ Vùng bão hoà: Khi UCE có giá trị đủ lớn để toàn bộ các hạt mang điện đa số từ 

miền phát tới miền gốc trừ đi một lượng rất nhỏ tạo thành dòng IB chủ yếu chuyển sang cả 

miền góp. Khi đó dòng IC hầu như không tăng, không phụ thuộc vào UCE chỉ phụ thuộc 

vào dòng IB (UBE). Nếu tăng UCE quá lớn, tiếp giáp JC bị đánh thủng dòng qua đèn tăng 

nhanh, dẫn đến hỏng. 

IB   (A) 

UBE (V)   

IB1    

IB2    

0    

UCE1  < UCE2  

IC =f(UCE) khi IB = const IC   (mA) 

UCE(V) 

Họ đặc tuyến ra 

IB = 0   

IB1   

IB2   

IB3   

IB4  

IB5 = IBmax   

IC0(E)   

Ta dùng các nguồn U1, U2 để phân cực cho các 

tiếp giáp JE, JC. 

 Để xác định đặc tuyến vào, cần giữ UCE = const, 

thay đổi trị số điện áp UBE bằng cách điều chỉnh 

biến trở VR1 và ghi lại các giá trị tương ứng IB, thay 

đổi UCE đến một giá trị khác và làm tương tự ta sẽ 

nhận được họ đặc tuyến vào như hình vẽ. 

 

Để vẽ đặc tuyến ra, giữ IB = const, thay đổi UCE 

và ghi lại các giá trị tương ứng của dòng IC. Thay đổi 

IIB đến giá trị cố định khác và làm tương tự như trên sẽ 

nhận được họ đặc tuyến ra biểu thị mối quan hệ giữa 

UCE với dòng IC. 

- Họ đặc tuyến ra chia làm 3 vùng: tuyến tính, 

bão hoà, cắt dòng: 

+ Vùng tuyến tính (vùng khuyếch đại): độ dốc  
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+ Vùng cắt dòng: IB  0, dòng điện trên cực góp chỉ là dòng điện ngược của tiếp giáp 

JC (IC0E). 

- Họ đặc tuyến truyền đạt biểu thị mối quan hệ IC = f(IB) khi UCE = const được suy ra 

từ họ đặc tuyến ra. 

2. Sơ đồ bazơ chung (BC). 

 

 

 

 

a- Đặc tuyến vào:  

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

điện trường thuận đối với các hạt dẫn điện đa số ở miền phát làm cho các hạt dẫn điện từ 

miền gốc chuyển sang miền góp tăng, IC tăng do đó IE tăng. 

b- Đặc tuyến ra: 

 

 

 

 

 

                                                                      , nó đẩy các hạt dẫn điện từ miền gốc sang 

miền góp, do đó IC  0. 

3. Sơ đồ Côlêctơ chung (CC): Cực Côlêctơ  dùng chung cho cả đầu vào và đầu ra. 

 

 

 

 

 

IE =f(UEB) khi UCB = const Hình a: Sơ đồ lấy đặc tuyến 

A 

V 

A 
V UCB 

UEB 

U1 

U2 

IE 

IC 

IB 

+ 

_ 

_ 

+ 

IE   (mA) 

UEB (V)   

IE2    

IE1    

0    

UCB2  > UCB1  

Cực bazơ B dùng chung cho cả 

đầu vào và đầu ra. Tín hiệu vào đặt 

giữa cực E và cực B, tín hiệu ra đặt 

giữa cực C và cực B. 

 

 - Đặc tuyến vào cũng giống như đặc tuyến 

thuận của điốt, khi tăng UEB thì dòng IE tăng tương 

ứng. 

- ứng với cùng một giá trị của UEB khi tăng UCB 

thì dòng IE tăng, vì: tăng UCB làm điện áp phân cực 

ngược  tại IC tăng, điện trường ngược tại vùng này 

chính là    

IC =f(UCB) khi IE = const 

UCB 

V 

IC    mA 

UBC 

IE1 

IE2 

IE3 

IE4 

Miền khuyếch đại 
Miền bão hoà 

0 

 - Đặc tuyến ra là các đường thẳng gần 

như song song nhau. IC  IE (thường IC  IE ). 

Đặc tuyến ra không xuất phát từ gốc 0. 

- Khi UCB = 0 vẫn tồn tại dòng IC  0. Vì khi 

đó trên tiếp giáp JC vẫn tồn tại một điện 

trường tiếp xúc hướng từ khối N sang khối P 

Hình a: Sơ đồ lấy đặc tuyến 

A 

V 

A 
V UEC 

UBC 

U1 

U2 

IB IE 

IC 

+ 

_ 

+ 

_ 
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- Họ đặc tuyến vào của sơ đồ CC có dạng khác hẳn, nó không xuất phát từ gốc 0, vì 

trong cách mắc này điện áp vào UBC phụ thuộc rất nhiều vào điện áp ra UEC. Khi UBC tăng, 

UEC = const, khi đó UEB giảm làm giảm dòng IB . Dòng IB giảm về bằng 0 khi UBC = UEC, 

khi đó UEB = 0. 

- Họ đặc tuyến ra tương tự như họ đặc tuyến ra của sơ đồ mắc EC bởi vì coi IC  IE. 

 

i5.  phân cực và ổn định điểm làm việc của tranzito 

1. Nguyên tắc chung phân cực cho Tranzito  

Muốn tranzito làm việc như một phần tử tích cực thì các tham số của tranzito phải 

thoả  mãn các điều kiện thích hợp, các tham số này phụ thuộc rất nhiều vào điện áp phân 

cực của các tiếp giáp JE và JC. Có nghĩa là các tham số này phụ thuộc vào vị trí điểm làm 

việc của tranzito. 

Muốn Tranzito làm việc ở chế độ khuyếch đại cần thoả mãn các điều kiện sau: 

- Tiếp giáp JE phân cực thuận 

- Tiếp giáp JC phân cực ngược. 

2. Đường tải tĩnh và điểm làm việc tĩnh. 

* Đường tải tĩnh được vẽ trên họ đặc tuyến ra tĩnh để nghiên cứu mối quan hệ giữa 

dòng điện và điện áp khi mắc nó trong một mạch cụ thể nào đó. 

* Điểm làm việc tĩnh (hay còn gọi là điểm phân cực) là giao điểm của đường tải tĩnh 

với đường đặc tuyến ra tĩnh xác định dòng điện và điện áp trên tranzito khi không có tín 

hiệu vào hay xác định điều kiện phân cực cho tranzito. 

UBC 

V 

IB   (A)   

0
   

UCE1 UCE2 

Hình b: Đặc tuyến vào 

IE   (mA) 

V 

UEC IB   

A   

Đặc tuyến truyền đạt Đặc tuyến ra 

IB = 0   

IB1   

IB2   

IB3   

IB4  

IB5 = IBmax   

IC0(E)   
0
   

Hình c: Đặc tuyến ra 
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- Xét mạch mắc chung EC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta có: 

Phương trình của đường tải một chiều: UCE = EC – IC.RC đây là phương trình đường 

thẳng nên chỉ cần xác định 2 điểm đặc biệt: 

+ Điểm không tải: A (EC, 0). 

+ Điểm ngắn mạch: B (0, EC / RC). 

Ta có phương trình mạch vào: IB.RB + UBE = EC → IB = IB0 = EC – UBE / RB. 

Thường UBE  (0,3  0,7) V. 

- Giao điểm của đường tải tĩnh AB với đặc tuyến ra tĩnh tại giá trị IB = IB0 gọi là điểm 

làm việc tĩnh P. Từ P gióng xuống các trục toạ độ tìm được IC0, UCE0. Các giá trị IB0, IC0, 

UCE0 xác định chế độ tĩnh của tranzito khi chưa có tín hiệu vào. 

3. ổn định điểm làm việc tĩnh khi nhiệt độ thay đổi.      

Tranzito là linh kiện phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ, hai đại lượng phụ thuộc rõ rệt 

nhất vào nhiệt độ là điện áp UBE và dòng điện ngược ICB0. Nhưng ảnh hưởng của nhiệt độ 

tới dòng ICB0 lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng của nhiệt độ tới điện áp UBE. Do đó, khi nói 

tới ổn định nhiệt cho tranzito là nói tới ổn định nhiệt cho dòng ICB0. 

4. Các phương pháp phân cực cho tranzito. 

a- Phân cực tranzito bằng dòng không đổi. 

Phân cực bằng dòng không đổi là phương pháp tạo ra dòng điện không đổi trong 

suốt quá trình làm việc của tranzito. 

Giả sử ta có sơ đồ phân cực như hình bên: 

 dòng IB được cố định bằng nguồn EC và điện trở RB.  

Ta có:    
B

BEC
B

R

UE
I

−
=  

UCE 
UBE 

+EC 

RC 
RB IB IC 

IE 

Rt 

IC   (mA) 

UCE (V) 

Đặc tuyến ra 

IB = 0   

IB1   

IB2 = IB0  

IB3   

IB4  

UCE0 

IC0   

A   

B   
EC/RC 

EC 

P   

0 

UCE 
UBE 

+EC 

RC RB IB IC 

IE 

Rt 
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Khi làm việc UBE  (0,3  0,7) V, rất nhỏ ta có thể bỏ qua 

→ IB  EC / RB = không đổi.  

* Nhận xét: - Độ ổn định nhiệt khá lớn và nó phụ thuộc vào hệ số khuyếch đại dòng điện 

của tranzito. 

- Phương pháp phân cực này được sử dụng khi yêu cầu về độ ổn định nhiệt không 

cao. 

b- Phân cực Tranzito bằng điện áp phản hồi. 

Một phần điện áp ra UCE được đưa về đầu vào qua RB tạo nên dòng IB điều khiển cho 

sơ đồ. 

ở cách mắc này, lợi dụng sự tăng của dòng IC làm giảm dòng IB dẫn tới dòng IC giảm, đưa 

dòng IC quay trở về giá trị ban đầu. 

Ta có phương trình mạch ra: 

EC = (IB  + IC). RC + UCE                        (1) 

Phương trình mạch vào: 

EC = (IB  + IC). RC + IB. RB + UBE           (2)   

vì UBE nhỏ. Từ (1) và (2) suy ra: 

 IB. RB   UCE    (3). 

- nếu  t0   tăng → ICB0 tăng → IC tăng → UCE giảm → IB giảm → IC giảm. 

- nếu  t0   giảm → ICB0 giảm → IC giảm → UCE tăng → IB tăng → IC tăng. 

Như vậy với cơ cấu hồi tiếp này dòng IC được giữ tương đối ổn định. 

* Sơ đồ này có độ ổn định nhiệt tốt hơn mạch phân cực bằng dòng không đổi, tuy 

nhiên cả hai mạch phân cực này không thể tăng độ ổn định nhiệt lên cao vì điểm làm việc 

tĩnh và độ ổn định nhiệt của mạch phụ thuộc lẫn nhau nên chất lượng ổn định không cao. 

c- Phân cực bằng dòng Emitơ (tự phân cực). 

ở sơ đồ này, điện trở R1, R2 tạo thành bộ phân áp tạo điện áp UB đặt vào cực gốc của 

tranzito. 

Vì:   
E

BEB

E

E
E

R

UU

R

U
I

−
==  

  Vì dòng IB nhỏ nên dòng qua R1 bằng dòng qua R2 

 → 2

21

.R
RR

E
U C

B
+

= . Nếu UBE rất nhỏ so với UB , thì: 

 IE  UB/RE = const 

UCE 

+EC 

RC R1 IR1 IC 

IE 

R2 IR2 

IB 

UE RE 

UCE 

UBE 

+EC 

RC 

RB IB 

(IB+IC) 

IE 

Rt 

IC 
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- nếu  t0   tăng → ICB0 tăng → IC tăng → IE t¨ng→ UE t¨ng→ UBE giảm → Tranzito 

khoá bớt lại làm giảm dòng IB → giảm dòng IE→ IC giảm. 

- nếu  t0  giảm → ICB0 giảm → IC giảm → IE gi¶m→ UE gi¶m→ UBE tăng → Tranzito  

mở thêm làm tăng dòng IB → tăng dòng IE→ IC tăng. 

* Nhận xét:  Sơ đồ có độ ổn định nhiệt cao, đây là sơ đồ phân cực cơ bản được sử 

dụng nhiều trong thực tế.. 

i6. Tranzito trường <FET>    (Field Effect Tranzito) 

* Định nghĩa: Tranzito trường FET (hay đúng hơn là tranzito hiệu ứng trường) là 

một loại tranzito đơn cực nó làm việc dựa trên hiệu ứng trường và là dụng cụ điều khiển 

bằng điện áp và chỉ dẫn điện bằng 1 loại hạt dẫn (n hoặc p). FET chia ra 2 nhóm: 

+ Nhóm có cực cửa tiếp giáp JFET. 

+ Nhóm có cực cửa cách ly MOSFET. 

I. Tranzito trường có cực cửa tiếp giáp JFET. 

1. Cấu tạo và kí hiệu. 

 

 

 

 

 

 

 

Trên một khối bán dẫn loại n (hoặc p) có nồng độ tạp chất thấp, người ta tạo ra xung 

quanh nó một lớp bán dẫn loại p (hoặc n) có nồng độ tạp chất cao. 

Toàn bộ cấu trúc  lấy ra 3 điện cực: cực nguồn S (Source), cực máng D (Drain), cực 

cửa G (Gate). 

Như vậy, giữa cực S và cực D hình thành nên 1 kênh dẫn điện loại n và nó được cách 

ly với cực cửa G bởi một lớp tiếp giáp p-n. 

Cực cửa G đóng vai trò là cực điều khiển khi thay đổi điện áp đặt vào nó. 

2. Nguyên lý hoạt động. 

Xét loại kênh dẫn n. 

Để JFET làm việc ta phân cực cho nó bởi 2 nguồn điện áp: UDS > 0, UGS < 0. 

D 

S 

G 

+ 

_ 

D 

S 

G 

+ 

_ 

Kênh n 

Kênh 
n 
Kênh p 

Hình b: Kí hiệu 

 

//////////////////////////
/// 

//////////////////////////
/// 

G 

G 

S D 

UDS 

UGS 

+ + _ _ 

Hình a: Cấu tạo 

p+ 

n- ID 



Bài giảng Kỹ thuật điện tử phần Kỹ thuật Tương tự                                           

  23 

-    Giữa cực D và cực S có một điện trường mạnh do nguồn điện cực máng UDS cung 

cấp, nguồn này có tác dụng đẩy các hạt điện tích đa số (điện tử) từ cực nguồn S tới cực 

máng D, hình thành nên dòng điện cực máng ID . 

- Điện áp điều khiển UGS < 0 luôn làm cho tiếp giáp p-n bị phân cực ngược, do đó bề 

rộng vùng nghèo tăng dần khi UGS < 0 tăng dần. Khi đó tiết diện dẫn điện giảm dần, điện 

trở R kênh dẫn tăng lên làm dòng ID giảm xuống và ngược lại. 

Như vậy: điện áp điều khiển UGS có tác dụng điều khiển đối với dòng điện cực máng ID. 

- Trường hợp: UDS > 0, UGS = 0 trong kênh dẫn xuất hiện dòng điện ID có giá trị phụ 

thuộc vào UDS. 

- UDS > 0, UGS < 0 tăng dần, bề rộng vùng nghèo mở rộng về phía cực D vì với cách 

mắc như hình vẽ thì điện thế tại D lớn hơn điện thế tại S do đó mức độ phân cực ngược 

tăng dần từ S tới D → tiết diện kênh dẫn giảm dần là cho dòng ID giảm dần. 

3. Các họ đặc tuyến của JFET. 

- Họ đặc tuyến ra: ID = f(UDS) khi UGS = const  

- Họ đặc tuyến truyền đạt: : ID = f(UGS) khi  UDS = const  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đặc tuyến ra chia làm 3 vùng:  

+ Vùng gần gốc (đoạn OA): Dòng ID tăng gần như tuyến tính theo UDS vì khi đó 

kênh dẫn đóng vai trò như 1 điện trở thuần cho đến khi đặc tuyến bị uốn mạnh tại điểm A. 

Tại đó bắt đầu xuất hiện hiện tượng thắt kênh, dòng ID hầu như không tăng theo UDS. 

Hoành độ điểm A gọi là điện áp thắt kênh. 

+ Vùng bão hoà (đoạn AB): Dòng ID hầu như không phụ thuộc vào UDS nhưng phụ 

thuộc mạnh vào UGS. Khi UGS < 0 tăng dần dòng ID càng giảm. Hiện tượng thắt kênh xảy 

ra sớm hơn, điểm thắt kênh dịch dần về gốc toạ độ. 

Hình c: Đặc tuyến ra 

-UGS UDS UGS0 

ID   (mA) 

IDmax 

UDS tăng 

0
   

Hình d: Đặc tuyến truyền đạt 

ID   (mA) 

(V) 

UDS 

Vùng bão hoà 

0
   

Vùng đánh thủng 

Vùng 
gần 
gốc 

UDS = 0V 

- 0,5V 

- 1V 

- 1,5V 

UDS0 U®t 

A   B   
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+ Vùng đánh thủng: Khi UDS đủ lớn, dòng ID tăng đột ngột do tiếp giáp p-n bị đánh 

thủng tại khu vực gần D do tại vùng này điện áp phân cực ngược đặt lên tiếp giáp p-n là 

lớn nhất. 

4. Các tham số của JFET. 

a- Tham số giới hạn: - ID. max là dòng cực đại qua đèn ứng với điểm B trên đặc tuyến 

ra ứng với UGS = 0 V ( 50mA). 

- UDS.maxcp   UB / (1,21,5)   vài chục vôn. 

b- Tham số làm việc. - Điện trở trong: ri = rDS = UDS / ID  0,5 M. Thể hiện độ 

dốc của đặc tuyến ra trong vùng bão hoà. 

- Hỗ dẫn truyền đạt: cho biết tác dụng điều khiển của điện áp cực cửa UGS tới dòng 

điện cực máng ID. 

II. Tranzito trường có cực cửa cách ly MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor FET)  

    Có hai loại: - Kênh n (hoặc p) đặt sẵn. 

               - Kênh p (hoặc n) cảm ứng. 

1. Cấu tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xét loại kênh dẫn n. 

Trên một khối bán dẫn loại p, người ta tạo ra hai vùng bán dẫn loại n có nồng độ tạp 

chất cao. 

- Với kênh đặt sẵn, thì kênh dẫn hình thành ngay trong quá trình chế tạo hoặc chỉ 

hình thành khi có điện trường ngoài đối với loại kênh đặt sẵn. 

- Trên hai khối bán dẫn n+ lấy ra hai điện cực là cực nguồn S và cực máng D. Phía 

đối diện với kênh dẫn sau khi phủ 1 lớp cách điện SiO2 lấy ra điện cực thứ 3 gọi là cực 

cửa G. 

  

G 
D S   

n+ 

p _ 

Cực đế 

 
n+ 

  

G 
D S  

n+ 

p _ 

Cực đế 

 
n+ 

+ SiO2 

Hình a: Kênh n đặt sẵn Hình b: Kênh n cảm ứng 

G 

D 

S 

G 

D 

S 

G 

D 

S 

G 

D 

S 

 Kênh n đặt sẵn  Kênh p đặt sẵn  Kênh n cảm ứng  Kênh p cảm ứng 
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- Nếu trong quá trình chế tạo, cực S đã được nối với phiến đế thì MOSFET có 3 cực: 

S, D, G. Trường hợp phiến đế chưa được nối với S mà được dẫn ra ngoài như là cực thứ 4, 

cực này gọi là cực đế. 

 

2. Nguyên lý làm việc. 

a- Với kênh n đặt sẵn. 

- Khi UDS > 0; UGS > 0, các điện tử tự do từ vùng đế được hút về phía gần cực cửa G 

làm cho kênh dẫn có nồng độ hạt dẫn tăng lên → điện trở R kênh dẫn giảm → dòng ID 

tăng, ta nói đèn làm việc ở chế độ giàu. 

- Nếu UGS < 0, một số điện tử từ kênh dẫn bị đẩy ra khỏi kênh dẫn làm cho các hạt 

dẫn điện của kênh dẫn giảm → R kênh tăng → dòng ID giảm → ta nói đèn làm việc ở chế 

độ nghèo. 

b- Với kênh n cảm ứng. 

- Khi UDS > 0; UGS  0 → dòng ID qua đèn = 0 vì giữa cực D và cực S tồn tại một 

điện trở rất lớn. 

- Khi UDS > 0; UGS > 0 → các điện tử bị hút về phía cực G tập chung tạo thành kênh 

dẫn nối giữa cực D và cực S → xuất hiện dòng ID. Khi UDS càng lớn → R kênh dẫn càng 

giảm → dòng ID càng tăng. Như vậy loại này chỉ làm việc ở chế độ giàu. 

3. Đặc tuyến V-A. 

    

 

 

 

 

 

 

 

* Nhận xét: Đặc tuyến ra và đặc tuyến truyền đạt của MOSFET tương tự như JFET, chỉ 

khác: 

- Với MOSFET kênh n đặt sẵn, điện áp điều khiển UGS có thể âm hoặc dương tương 

ứng đèn làm việc ở chế độ giàu và chế độ nghèo. 

- Loại MOSFET kênh n cảm ứng chỉ làm việc ở chế độ giàu. 

4. Đặc điểm của Tranzito trường. 

-UGS UGS UDS0 

ID   (mA) 

 

0
   

Hình b: Đặc tuyến truyền đạt Hình a: Đặc tuyến ra kênh n đặt sẵn 

ID   (mA) 

(V) 

UDS 

Vùng bão hoà 

0
   

Vùng 
gần 
gốc UGS = 0V 

Uth¾t U®t 

A   B   

UGS < 0 

UGS > 0 

Chế độ giàu 

Chế độ nghèo 

Chế độ giàu 

Chế độ nghèo 
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- Vì kênh dẫn và cực điều khiển cách ly về điện nên việc điều khiển dòng điện ra 

không ảnh hưởng đến công suất của nguồn tín hiệu vào. 

- Điện trở đầu vào lớn (109  1012), dòng điện rò đầu vào  0, cho phép tranzito 

trường có khả năng khuyếch đại được những nguồn tín hiệu có công suất cực kỳ yếu. 

- Giữa cực D và cực S có tính chất đối xứng, khi thay đổi vị trí của hai cực này, tính 

chất của tranzito hầu như không thay đổi. 

* ứng dụng: dùng để khuyếch đại tín hiệu, tạo sóng, phối hợp trở kháng và được 

dùng trong các mạch nắn điện có điều khiển 

 

i7. thyristo 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Cấu tạo. 

Gồm 4 lớp bán dẫn P1, N1, P2, N2 đặt xen kẽ nhau, giữa các lớp bán dẫn hình thành 

các tiếp giáp J1, J2, J3. 

Điện cực nối với P1 gọi là Anốt (A), nối với P2 gọi là cực điều khiển G, điện cực nối 

với N2 gọi là Katốt (K). 

b- Nguyên lý làm việc: 

Để tiện cho quá trình phân tích nguyên lý làm việc của Thyristo, ta coi Thyristo như 

2 tranzito T1, T2 khác loại mắc nối tiếp nhau như hình vẽ b. 

* Trường hợp cực G hở mạch (IG = 0). 

- Khi UAK > 0 → J1, J3 phân cực thuận, J2 phân cực ngược, khi đó toàn bộ điện áp 

UAK đặt lên J2. Khi UAK còn nhỏ trong mạch chỉ có dòng bão hoà ngược của chuyển tiếp 

J2 (Ico1). 

- Khi UAK > 0 đủ lớn → tăng mức độ phân thuận cho tiếp giáp J1, J3, tăng phân cực 

ngược cho J2. Khi UAK tăng tới điện áp đánh thủng J2 → J2 bị đánh thủng trở thành dẫn 

điện. Khi đó J1, J3 coi như 2 điốt phân cực thuận mắc nối tiếp và nối tắt qua J2 → khi đó 
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P2 

N2 

P1 
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P2 
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J3 
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Thyristo chuyển sang trạng thái mở. Khi Thyristo mở, nội trở của nó giảm về giá trị rất 

nhỏ coi như bằng 0. Điện áp rơi trên hai cực A và K sẽ là: 

UAK = UEC1 + UBE2  0,2V + 0,7V  0,9V. 

Như vậy: Phương pháp tăng điện áp phân cực thuận UAK để Thyristo chuyển từ khoá 

sang mở gọi là phương pháp kích mở bằng điện áp thuận (phương pháp kích mở tự nhiên). 

→ phương pháp này không dùng trong thực tế 

- Khi UAK < 0 → J1, J3 phân cực ngược, J2 phân cực thuận, dòng qua Thyristo là 

dòng rò ngược (chiều từ K → A) có trị số nhỏ. 

- Khi UAK < 0 đến giá trị Ung.max → J1, J3 bị đánh thủng → dòng ngược qua Thyristo 

tăng nhanh →Thyristo bị hỏng. 

* Trường hợp IG  0 (phương pháp kích mở bằng dòng điều khiển). 

Khi UAK < Ukích mở tự nhiên ta đặt 1 điện áp UGK > 0 → điện áp UGK tạo ra dòng (IG + 

Ico1), nếu dòng này lớn hơn dòng mở của tranzito T2 → T2 mở → T1 mở → Thyristo 

chuyển sang trạng thái mở hoàn toàn. Khi Thyristo đã mở thì sự có mặt của dòng IG 

không còn có ý nghĩa. Như vậy, ta chỉ cần đưa 1 điện áp UGK có giá trị nhỏ (1 xung điện 

áp dương có biên độ, độ rộng đủ lớn) làm mở Thyristo. 

2- Đặc tuyến V-A. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: UF là điện áp dẫn thuận 

- Đặc tuyến V-A của Thyristo chia làm 3 vùng: miền chắn thuận, miền chắn ngược, 

miền dẫn thuận. 

- Từ đặc tuyến, thực tế đã chứng minh: điện áp thuận đặt lên A và K càng giảm nếu 

dòng điều khiển IG càng tăng. 

U1> U2> U3… 

IG1< IG2< IG3…. 

IG= 0 
IG1 

IG2= IH 
IG3 

U1 U2 U3 

UAK (V) 

Đ/áp mở tự nhiên 

Miền chắn thuận 

Miền chắn ngược 

U®¸nh thủng - UAK  

I 

Miền dẫn thuận 

UF 

A K 

+ 
_ 

A K 

_ + 

A K 

+ 
_ 

IG3 > IG2 > IG1 

Hình d: Đặc tuyến V-A của Thyristo 
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* Chú ý: Khi Thyristo đang thông (mở), để duy trì trạng thái mở của nó ta phải giữ 

cho dòng IAK lớn hơn 1 giá trị gọi là dòng điện ghim IH. 

Muốn khoá Thyristo: 

- Giảm dòng IAK < IH (không dùng) 

- Phân cực ngược UAK < 0 (được dùng trong thực tế). 

* Tóm lại: Điều kiện Thyristo mở là: UAK > 0, UGK > 0 

3. Một số ứng dụng của Thyristo. 

a. Mạch chỉnh lưu khống chế kiểu pha xung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu đưa đến cực khống chế G một chuỗi xung kích thích để Thyristo chỉ mở ở các 

thời điểm nhất định thì dòng và áp trên tải chỉ là từng phần của nửa chu kỳ dương. 

Giá trị trung bình của điện áp trên tải: 

 

 

Ví dụ: Cho UV = 220sint, f = 50Hz, UTB = 40V, xác định góc mở  ? 

Giải: 

Thay các thông số vào  công thức trên, ta được:   820 

 

b. Mạch khống chế đảo chiều mắc song song. 

 

 

 

 

 

 

 

Rt 
Ut 

RG 

U 

U®k 

I1 IG 

IRG 

Hình a: Sơ đồ nguyên lý 

U®k 

U 

Ut 

 

  

0 

0 

0 

Um.sint 

t 

t 

t 

 2 

 2 

Hình b: Giản đồ điện áp 

U®k1 

U 

1 
1 

0 

0 

Um.sint 

t 

t 

 2 

Ut 

0 t 

U®k2 

2 

0 t 

 2 

Rt Ut 

Hình a: Sơ đồ nguyên lý 

Ti1 

 

 
Uv Ti2 

It 

It 

U®k1 

U®k2 
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



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
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1
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i8.  Tri¸c 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triác có cấu trúc giống như  hai Thyristo mắc song song ngược, chung cực điều khiển. Do 

vậy ta không phân biệt Anốt, Katốt mà A1, A2 vừa đóng vai trò Anốt vừa đóng vai trò 

Katốt, tuỳ thuộc vào điện áp phân cực UA1A2. 

Ví dụ: UA1A2 > 0 → A1 là Anốt, A2 là Katốt. 

 

 

 

 

 

 

                            IG  0.  Do có tính dẫn điện theo cả hai chiều nên nó thường được 

dùng trong các mạch biến đổi điện áp xoay chiều thành xoay chiều. 

* Đặc tuyếnV-A: gồm hai phần đối xứng nhau qua gốc toạ độ 0. 

2. ứng dụng. 

a- Mạch biến đổi xoay chiều – xoay chiều công suất nhỏ. 

 

 

A1 

N1 
P1 

N2 

 

 

P2 

  N3 

P3 

 

N4 

A2 

G 

Hình b: Sơ đồ tương đương 

T1 

T2 

T4 

T3 

A1 

A2 

G 

  
G 

A1 

A2 

Hình a: Cấu tạo 
Hình c: Kí hiệu 

I 

Hình d: Đặc tuyến V-A của Triác 

UA1A2  U2 U1 

U

F 

U3 

U2 U3 U1 

UA2A1 

I 

I 

0 

  
G 

A1 

A2 

D1 

R 

UV 
Ur 

U®k1 

U 

1 
1 

0 

0 

Um.sint 

t 

t 

 2 

* Nhận xét: - Triác có khả năng 

dẫn điện theo cả hai chiều. 

- Cũng như Thyristo, Triác có thể được 

kích mở bằng hai phương pháp đó là 

phương pháp kích mở bằng điện áp 

thuận (IG = 0) và phương pháp kích mở 

bằng dòng điều khiển  
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Trong các mạch biến đổi xoay chiều- xoay chiều công suất nhỏ ta có thể dùng trực 

tiếp Triác. Sơ đồ nguyên lý và dạng điện áp như hình vẽ. 

* Tóm tắt nguyên lý hoạt động: 

- Nửa chu kỳ dương của UV : D1 mở, D2 khoá → xuất hiện dòng điều khiển qua D1 

→ R→ cực G → tải. 

- Nửa chu kỳ âm:  D1 khoá, D2 mở → dòng điều khiển qua D2 → R→ cực G.. Như 

vậy: trên tải nhận được một phần điện áp xoay chiều. Khi điều chỉnh biến trở R ta có thể 

thay đổi được góc mở , do đó thay đổi được giá trị trung bình của điện áp trên tải. 

b- Mạch biến đổi xoay chiều-xoay chiều công suất lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       cực G của Triác thì Triác dẫn dòng điều 

khiển qua D1, R, Triác, D4, kích mở Thyristo T1 (lúc đó D3 khoá). 

- Nửa chu kỳ âm: D1 khoá, dòng điều khiển qua D3, Triác, R, D2, kích mở Thyristo 

T2. Ta chọn D1, D2, D3, D4 cùng loại để dòng điều khiển vào 2 Thyristo có giá trị bằng 

nhau do đó góc mở  của 2 Thyristo bằng nhau. 

i9.  §i¸c 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc. 

  

D2 R 

Ti1 
UV 

 Sơ đồ nguyên lý 

  

D1 

D4 
D3 

Ti2 

U®k 

Rt lớn 

Trong trường hợp tải lớn mà Triác 

không thoả mãn, ta sử dụng 2 Thyristo mắc 

song song ngược.Trong đó Triác đóng vai 

trò tạo dòng điều khiển IG cho các Thyristo. 

* Nguyên lý hoạt động: 

- Nửa chu kỳ dương của điện áp xoay chiều, 

nếu đồng thời có xung điều khiển đến cực G 

của Triác thì Triác dẫn dòng điều khiển qua 
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Điác có cấu tạo giống như Triác nhưng không có cực điều khiển G do đó Điác cũng 

có khả năng dẫn điện theo cả 2 chiều nhưng chỉ có thể mở bằng phương pháp kích mở 

bằng điện áp thuận.  

2. Đặc tuyến V-A. 

 

 

 

 

 

 

Đặc tuyến V-A của Điác giống như Triác khi IG = 0 

 

i10.tranzito một tiếp giáp (ujt-Unijuntion Tranzito) 

(Điốt 2 cực gốc). 

1. Cấu tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

Trên một khối bán dẫn loại n- có nồng độ tạp chất thấp, người ta tạo ra một vùng bán 

dẫn loại p+ có nồng độ tạp chất cao. Điện cực nối với khối bán dẫn p gọi là cực phát 

Emitơ (E). Điện cực dẫn ra từ hai đầu khối bán dẫn n gọi là các cực gốc B1, B2. Toàn bộ 

cấu trúc trên coi như tương đương với một điốt D và hai điện trở RB1 và RB2. 

Như hình vẽ, do cực E lệch về phía cực gốc B1 nên RB1 < RB2. Ta đặt vào B1B2 một 

điện áp UB1B2 cực tính dương ở B2. 

Khi đó: 1

21

21
1 B

BB

BB
RB R

RR

U
U

+
=  

ở đầu vào ta đặt điện áp UEB1 một chiều có trị số có thể thay đổi được. 

2. Nguyên lý làm việc. 

I 

IG = 0 

IG = 0 

UA1A2 UA2A1 

Hình b: Đặc tuyến V-A 

Hình a: Kí hiệu 

  

A1 

A2 

0 

 

 
E 

B2 

B1 

n- p+ 

l1 

l2 

Hình a: Cấu tạo 

 

Hình b: Sơ đồ tương đương 

E 
D 

RB2 

RB1 
URB1 

UB1B2 

+ _ 

UEB1 

IE 

IE0 

Hình c: Kí hiệu 

E 

B2 

B1 
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- Khi UEB1 = 0, điốt D bị phân cực ngược bởi điện áp URB1 nên khi đó qua D chỉ có 1 

dòng điện ngược IE0 chảy qua có trị số nhỏ. 

- Tăng dần UEB1 từ (0 URB1), khi đó mức độ phân cực ngược của điốt D giảm dần, 

cho tới khi UEB1 = URB1 thì điện áp phân cực trên điốt D bằng 0, dòng ngược IE0 = 0. 

- Khi UEB1 > URB1 thì điốt phân cực thuận qua điốt xuất hiện dòng điện thuận IE có trị 

số nhỏ. 

- Khi tăng UEB1 tới giá trị UEB1.max , UJT mở khi đó các phần tử mang điện đa số (lỗ 

trống) từ miền phát sẽ tràn vào thanh bán dẫn và đi về phía cực B1. Lúc đó tại vùng B1 số 

hạt dẫn tăng lên đột ngột do đó điện trở của nó cũng giảm đi đột ngột. Khi dòng IE đủ lớn 

sẽ làm xuất hiện trong thanh bán dẫn hiệu ứng điện trở âm, đó là: Khi IE tăng → RB1 giảm 

→ URB1 giảm, vì điốt lý tưởng hạ áp trên nó coi như bằng 0 nên UEB1  URB1, do vậy URB1 

giảm thì UEB1 cũng giảm theo khi IE tăng. 

- Khi UEB1 giảm tới giá trị UEB1.min thì UJT chuyển từ trạng thái mở sang trạng thái 

khoá. 

* Các tham số: 

- Điện áp đỉnh (UEB1max): là giá trị điện áp đặt vào cực E và cực B1 để UJT mở. 

- Dòng điện đỉnh (IE1): là giá trị cực tiểu của dòng IE khi UJT mở. 

- Điện áp đáy (UEB1min) là điện áp đặt vào cực E và cực B1 để UJT chuyển từ khoá 

sang mở. 

- Dòng điện đáy (IE2) là giá trị cực đại của dòng IE chảy qua UJT khi nó mở. 

- Điện áp nguồn UB1B2 

Với: 

UEB1max = .UB1B2 + UD , trong đó:   = RB1/RB1+RB2 : Hệ số cấu tạo 

                                                      UD : sụt áp trên điốt. 

- Điốt đang mở muốn duy trì sự mở của nó ta phải đặt một điện áp UEB1 > UEB1max 

hoặc để nó khoá lại ta giảm UEB1 < UEB1min. 

 * Đặc tuyến V-A. 

 

 

 

 

 

3. ứng dụng. 

Ta xét một ví dụ dùng UJT để tạo các xung nhọn dương. 

IE 

UEB1 

UEB1max 
URB1 

UEB1min 

IE1 

IE2 

IE0 
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* Nguyên lý hoạt động: 

- Tại t = 0, ta cấp nguồn +UBB cho UJT, tụ C được nạp điện, điện áp trên tụ tăng dần 

và có dạng đường cong tích phân. Xuất hiện dòng nạp cho tụ : +UBB  → R→BT→C→-UBB  

- Tại t=t1, UC = UEB1max thì UJT mở, tụ điện C phóng điện theo đường: 

+C→UJT→RB1→-C. Ta có điện áp ra: Ura = UC – UEB1 , do khi UJT mở, UEB1 có trị số 

nhỏ → Ura = UC. Cùng với quá trình phóng điện, điện áp trên tụ giảm dần tới thời điểm t2 

thì UC = UEB1min →UJT khoá lại → Ura = URB1 (trong đó URB1 là điện áp rơi trên RB1 khi 

UJT khoá). Tụ điện C lại tiếp tục được nạp điện, cứ như vậy trên RB1 ta nhận được dãy 

xung nhọn chính là sườn sau của xung điện áp trên tụ C (xung răng cưa). 

 

Chương II.  khuếch đại 

i1. khái niệm chung  

1. Nguyên lý chung xây dựng một tầng khuếch đại 

Bộ khuếch đại là thiết bị dùng để làm tăng các tham số tín hiệu điện (U,I,P), gồm 

mạch vào nối với nguồn tín hiệu cần khuếch đại, mạch ra được nối với tải. 

Một trong những ứng dụng của Tranzito là khuếch đại.  

Thực chất khuếch đại là một quá trình biến đổi năng lượng có điều khiển, trong đó 

năng lượng của nguồn một chiều (không chứa đựng thông tin) được biến đổi thành năng 

lương xoay chiều (mang thông tin) và là quá trình xử lý thông tin dạng tương tự. 

Phần tử cơ bản tạo nên tầng khuếch đại là phần tử điều khiển PKĐ và điện trở tải R, 

trong đó PKĐ có nội trở trong thay đổi phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển đưa tới đầu vào 

+UBB 

RB2 

RB1 

R 

BT 
E B2 

B1 

C 
+ 
_ 

Ura 

Hình a: Sơ đồ nguyên lý 

UC 

UEB1max 

UEB1min t 

t 

Ura 
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0 
Tra URB1 

t1 t2 t3 

Hình b: Giản đồ điện áp 
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do đó điều khiển được quy luật biến đổi của dòng điện, điện áp mạch ra theo quy luật 

biến đổi biến đổi của dòng điện, điện áp vào nhưng với biên độ lớn hơn nhiều lần. 

- Xét tầng khuếch đại có phần tử điều khiển là Tranzito Bipolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    điện, điện áp mạch ra phải được coi 

là tổng của thành phần xoay chiều được xây dựng dựa trên nền thành phần một chiều, tức 

là thoã mãn điều kiện:   Irm  Ir0 và Urm  Ur0  (*)  

Trong đó:  Irm , Urm là biên độ cực đại của thành phần xoay chiều đầu ra. 

                  Ir0 , Ur0 là thành phần một chiều, đặc trưng cho chế độ tĩnh. 

Nếu điều kiện (*) không thoã mãn thì dòng điện, điện áp mạch ra trong một khoảng 

thời gian nào đó sẽ bằng 0, tín hiệu ra bị méo dạng. Như vậy để đảm bảo chế độ công tác 

cho tầng khuếch đại khi có tín hiệu vào thì ở mạch ra của nó phải có thành phần một 

chiều Ir0 , Ur0  do đó ở mạch vào của tầng KĐ phải có thêm thành phần một chiều Iv0 , Uv0 . 

Các thành phần dòng, áp  một chiều xác định chế độ tĩnh của tầng KĐ. Các tham số 

theo chế độ tĩnh ở mạch vào Iv0 , Uv0 và mạch ra Ir0 , Ur0  đặc trưng cho trạng thái ban đầu 

của sơ đồ khi chưa có tín hiệu vào. 

2. Các tham số cơ bản  của tầng khuếch đại 

* Hệ số khuếch đại K: 

                                         K=  

 

- Hệ số khuếch đại dòng điện: KI = Ira / Ivào 

- Hệ số khuếch đại điện áp: KU = Ura / Uvào 

- Hệ số khuếch đại công suất: KP = Pra / Pvào 

* Trở kháng vào : Zvào = Uvào / Ivào .   Trở kháng ra : Zra = Ura / Ira 

Ura 
Uvµo 

+EC 

RC IC 

IE 

Rt 

IB 

Ura 
Uvµo 

+EC 

R I 

PK§ t 0 

ira 

  
 

Ir0 

Irm 

0 

ura 

  
 Ur

0 

Irm 

Urm 

t 

Tín hiệu vào đặt lên cực B và cực E, tín hiệu ra đặt lên cực 

C và cực E. Khi tín hiệu vào là hình sin thì tín hiệu ra 

cũng là hình sin mang đầy đủ quy luật của biên độ tín 

hiệu vào nhưng với biên độ lớn hơn nhiều lần. Dòng 

Đại lượng điện đầu ra 

Đại lượng điện tương ứng đầu vào 
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* Méo không đường thẳng : là méo do tính chất phi tuyến của Tranzito (đặc tuyến 

vào / ra của tranzito không tuyến tính) gây ra, méo không đường thẳng được đánh giá bởi 

hệ số méo:  

 

 

 Với: U1m là biên độ sóng hài cơ bản (bậc 1) có tần số  

         U2m , U3m ...Unm là biên độ các sóng hài bậc cao có tần số 2, 3,...n. 

3. Các chế độ làm việc của tầng khuếch đại. 

Để Tranzito làm việc ở chế độ khuyếch đại, cần thoã mãn 2 điều kiện sau: 

- Tiếp giáp JE luôn phân cực thuận.  

- Tiếp giáp JC  luôn phân cực ngược 

.- Khi điều kiện phân được thoã mãn cần ổn định chế độ tĩnh đã được xác lập để 

trong quá trình làm việc, chế độ làm việc của phần tử khuếch đại chỉ phụ thuộc vào dòng 

điện và điện áp điều khiển đưa tới đầu vào. 

- Tuỳ theo vị trí điểm làm việc tĩnh P, ta có các chế độ làm việc như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                        IC0 lớn 

- ứng dụng: là chế độ làm việc cơ bản của các tầng khuyếch đại điện áp và tầng 

khuếch đại công suất đơn. 

b. Chế độ B: Điểm làm việc tĩnh P trùng với điểm N. 

- Đặc điểm: 

+  Tín hiệu ra chỉ tồn tại trong một nửa chu kỳ của tín hiệu vào 

+ Méo không đường thẳng B lớn. 

+ Hiệu suất làm việc B  khá cao do dòng IC0 nhỏ (chế độ  một chiều không tiêu thụ năng 

lượng. 

- ứng dụng: được dùng trong tầng khuếch đại công suất đẩy-kéo. 

 = 
U2

2m + U2
3m +...+Un

nm 

U2
1m  

() 

IC   (mA) 

UCE(V) 

IB = 0   

IB = IB0  

IB = IBmax   M   

P   

N  

IC0  

UCE0  
0 

EC  

a. Chế độ A:  

- Điểm làm việc tĩnh P nằm giữa điểm M và N, 

với M, N là giao điểm của đường tải với các đường 

đặc tuyến ra giới hạn bởi IB = IBmax và IB0 = 0. 

- Đặc điểm: 

+ Tín hiệu ra tồn tại trong cả chu kỳ của tín hiệu vào 

+ Méo không đường thẳng A nhỏ. 

+ Hiệu suất làm việc A  thấp do dòng điện một chiều 
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c. Chế độ AB: là chế độ làm việc trung gian giữa chế độ A và chế độ B, điểm làm việc 

nằm trên đoạn PN. Vì nó là chế độ trung gian giữa chế độ A và chế B nên: 

A  AB  B;     A   AB   B 

- Khi điểm làm việc nằm ngoài điểm M và N, tranzito làm việc ở chế độ giới hạn, 

nếu điểm làm việc nằm ngoài M tranzito làm việc ở chế độ mở bão hoà. Nếu nằm ngoài 

điểm N, tranzito làm việc ở chế độ cắt dòng (làm việc trong chế độ “xung”- xét phần sau). 

4. Hồi tiếp (phản hồi) trong khuếch đại. 

a. Định nghĩa: Hồi tiếp (hay còn gọi là phản hồi) là quá trình đưa 1 phần tín hiệu từ 

đầu ra quay về đầu vào với mục đích thay đổi các tham số cũng như chế độ làm việc cho 

bộ khuếch đại. Phản hồi cho phép cải thiện các tính chất của bộ KĐ, nâng cao về chất 

lượng. 

Sơ đồ khối của một bộ KĐ có phản hồi. 

Trong đó: 

- K: hệ số khuếch đại khi chưa có phản hồi. 

-: hệ số phản hồi;   UV : tín hiệu vào; Ura : tín hiệu ra;  U : tín hiệu sai lệch; Uph : tín hiệu 

phản hồi. 

b.  Phân loại: 

- Tuỳ theo cắch mắc phản hồi, ta có:  

+ Phản hồi nối tiếp - nối tiếp; song song - song song. 

+ Phản hồi nối tiếp - song song ; song song - nối tiếp. 

- Tuỳ thuộc vào đại lượng phản hồi về đầu vào, ta có: 

+ Phản hồi dòng điện 

+ Phản hồi điện áp. 

+ Phản hồi hỗn hợp 

- Phụ thuộc vào pha của tín hiệu phản hồi, ta có 2 loại phản hồi cơ bản: 

+ Phản hồi âm: là phản hồi mà tín hiệu phản hồi ngược pha so với tín hiệu vào nên 

làm yếu tín hiệu vào, giảm hệ số khuếch đại của mạch nhưng các tính chất khác được cải 

thiện như nâng cao độ ổn định, nâng cao dải thông, giảm độ méo... 

+ Phản hồi dương: là phản hồi mà tín hiệu phản hồi cùng pha so với tín hiệu vào, 

cho nên làn tăng tín hiệu vào nhưng lại làm cho mạch không ổn định có thể gây nên hiện 

tượng tự kích (tự dao động). 

Ngoài ra, còn phân biệt phản hồi 1 chiều và phản hồi xoay chiều, phản hồi âm 1 

chiều dùng để ổn định chế độ làm việc cho tranzito khi chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, còn 

phản hồi âm xoay chiều để ổn định các tham số cho mạch khuếch đại. 

K 

 

Uv 

Uph 

 

U 
Ura 

 
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c. ảnh hưởng của phản hồi đến hệ số khuếch đại của mạch. 

Từ sơ đồ khối ta có: U = UV  Uph → UV = U F Uph  (*)  Chia 2 vế của (*) cho Ura 

ta có: .
r

ph

rr

V

U

U

U

U

U

U
=  

Trong đó:       Kph = Ura / UV : hệ số khuếch đại khi có phản hồi 

             K = Ura / U : hệ số khuếch đại khi chưa có phản hồi. 

               = Uph / Ura : hệ số truyền đạt của khâu phản hồi. 

→ Kph = K / 1   K..  Dấu (-) là hồi tiếp dương, dấu (+) là hồi tiếp âm. 

* Nếu là phản hồi âm: Kph = (K / 1+ K.)  K. Tức là hệ số khuếch đại khi có phản 

hồi âm bị giảm, tuy nhiên độ ổn định của mạch sẽ tăng, khi tăng độ sâu hồi tiếp độ ổn 

định của mạch càng tăng, vì vậy hồi tiếp âm hay được dùng trong khuếch đại. 

* Nếu là phản hồi dương: Kph = (K / 1- K.) > K. Tức là hệ số khuếch đại của mạch 

tăng, độ ổn định của mạch bị giảm. Trường hợp đặc biệt, khi K.  = 1 thì Kph = h.Khi đó 

sơ đồ làm việc ở chế độ tự kích thích, khi đó nhận được tín hiệu ra ngay cả khi không có 
tín hiệu vào nên hồi tiếp dương không được sử dụng trong khuếch đại. 

 

§2. tầng khuếch đại dùng Tranzito Bipolar. 

1. Tầng khuếch đại Emitơ chung EC 

 

 

 

 

 

 

 

- Bộ phân áp R1 , R2 để xác định chế độ tĩnh của tầng (xác định UB0). 

- Điện trở RE để hồi tiếp âm theo thành phần dòng một chiều  

- Tụ CE để ngăn hồi tiếp âm theo thành phần dòng xoay chiều. 

- Dòng điện tĩnh của phần tử điều khiển IC0 được tạo thành do dòng điện tĩnh IE0 thông 

qua sự điều khiển của RE và dòng IB0 . 

b. Nguyên lý hoạt động của tầng khuếch đại. 

 Khi có tín hiệu xoay chiều đưa đến đầu vào, xuất hiện dòng điện xoay chiều iB~ , ở 

mạch ra xuất hiện dòng iC~ xoay chiều , hạ áp trên RC tạo nên điện áp xoay chiều trên 

Colectơ điện áp này thông qua tụ CP2 . 

Ura 

+EC 

RC R1 IR1 IC 

IE 

R2 IR2 

IB 

Uvµo 

RE 

B 
C 

E Rt 

Cp1 Cp2 

a. Sơ đồ nguyên lý 

- Trên sơ đồ, các tụ CP1, CP2 là các tụ nối tầng. 

+ Tụ CP1 ngăn ảnh hưởng của nguồn tín hiệu đến chế độ  

làm việc của tầng theo dòng một chiều đồng thời dẫn tín 

hiệu xoay chiều đến cực gốc của Trazitor. 

+  Tụ CP2 để ngăn thành phần 1 chiều không cho qua tải và 

dẫn tín hiệu xoay chiều từ cực góp ra tải. 
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c. Đặc điểm  

- Điện áp ra ngược pha so với điện áp vào. Giả sử việc tăng điện áp vào theo chiều 

dương sẽ làm tăng dòng bazơ iB → dòng colectơ iC tăng , hạ áp trên RC tăng → làm giảm 

điện áp trên Colectơ (tức là làm giảm điện áp có cực tính dương trên cực Colectơ) hay là 

xuất hiện ở đầu ra nửa chu kỳ âm điện áp  

- Hệ số khuếch đại dòng : Ki >>1.   Hệ số khuếch đại điện áp  : Ku >>1 

- Hệ số khuếch đại công suất  : KP >>1 

Đây là tầng khuếch đại cơ bản hay dùng trong thực tế . 

2. Tầng khuếch đại Colectơ chung (CC) 

a. Sơ đồ nguyên lý 

- phân áp R1 , R2 làm nhiệm vụ chọn điểm làm việc tĩnh. 

- Các tụ CP1 , CP2 là các tụ nối tầng. Điện trở RE dùng  

để tạo điện áp rơi xoay chiều từ đó dẫn qua tụ CP2 sang phụ tải. 

 b. Đặc điểm: 

- Mạch khuếch đại CC có điện trở đầu vào lớn do đó dễ dàng phối hợp với tầng phía 

trước (hay với nguồn tín hiệu có điện trở trong lớn), điện trở ra nhỏ do đó được dùng làm 

tầng đệm. 

- Mạch khuếch đại CC tuy không khuếch đại được điện áp (hệ số khuếch đại điện áp 

KU = 1) nhưng vẫn khuéch đại được công suất, do đó nó thường được mắc ở tầng ra của 

mạch khuếch đại công suất để dễ dàng phối hợp trở kháng. 

- Điện áp ra vẫn giữ nguyên pha như ở đầu vào, biên độ coi như bằng biên độ điện 

áp đầu vào (được gọi là mạch khuếch đại lặp lại). 

3. Mạch khuếch đại Bazơ chung (BC). 

a. Sơ đồ nguyên lý. 

- Các phần tử EE, RE để xác định dòng tĩnh IE . 

- Các phần tử còn lại cũng chức năng giống như sơ đồ EC. 

b. Đặc điểm: 

- Mạch khuếch đại BC làm đảo pha tín hiệu vào. 

- Điện trở đầu vào nhỏ, khoảng (10 ÷ 50) . Điện trở vào nhỏ là nhược điểm cơ bản 

của tầng BC vì tầng đó sẽ là tải lớn đối với nguồn tín hiệu vào , do đó tầng khuếch đại BC 

thường được dùng làm cuối trong bộ khuếch đại nhiều tầng 
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IE 

R2 IR2 
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§3.  ghép giữa các tầng khuếch đại. 

* Lý do phải ghép tầng:  

Trong thực tế tín hiệu đầu vào thường rất nhỏ (mV hoặc V) mà điện áp đầu ra đòi 

hỏi rất lớn hệ số khuếch đại lên tới hàng nghìn hàng vạn lần, một tầng khuếch đại không 

thể đảm nhiệm được mà phải ghép nhiều tầng khuếch đại với nhau. 

Sơ đồ khối của một bộ khuếch đại nhiều tầng: 

 

  

 

Trong sơ đồ này, tín hiệu ra của tầng đầu hay của tầng trung gian bất kỳ sẽ là tín 

hiệu vào của tầng sau và tải của một tầng sẽ là điện trở vào của tầng sau đó. Điện trở vào 

và ra của bộ khuếch đại được tính theo tầng đầu và tầng cuối. 

Khi đó hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại nhiều tầng bằng tích hệ số khuếch đại 

của mỗi tầng (tính theo số lần):  K = Ku1 + Ku2 +Ku3 +...+Kun  

Việc ghép giữa các tầng khuếch đại có thể dùng tụ điện, máy biến áp hay ghép trực 

tiếp  

1. Ghép tầng dùng tụ điện (R-C) 

 

 

 

 

 

                                                                  ly hoàn toàn tầng trước và tầng sau . 

- Về mặt điện xoay chiều: phải nối thông được hoàn toàn từ tầng trước sang tầng 

sau, tổn hao thất thoát là ít nhất . 

* Ưu, khuyết điểm :  

- Ưu điểm :  

 + Mạch điện đơn giản, gọn nhẹ, bền chắc được dùng rộng rãi trong các mạch 

rời rạc. 

- Nhược điểm: 

+ Mạch không truyền đạt được tín hiệu có tần số thấp 

+ Không có khả năng phối hợp trở kháng giữa tầng sau và tầng trước cũng như 

giữa tải và tầng ra, công suất không đưa ra được tối đa. 

    KU1 KU2 KU3 KUn UV 

Ur1 Uv2 Ur2 Uv3 Ur3 Uvn 

Ut 

it 

Rt 

Rn 

 en 

*  Sơ đồ nguyên lý 

Trên sơ đồ, tụ CP2 là tụ nối tầng.  

Một linh kiện muốn làm được nhiệm  vụ 

ghép tầng thì phải đồng thời làm tốt hai 

nhiệm vụ sau: 

- về mặt điện một chiều: phải cách  

 

Cp1 

RC1 R1 

R2 

RE1 

Cp2 

+EC 

RC2 R3 
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2.  Ghép tầng bằng máy biến áp  

 

 

 

 

 

 

 

 

  tín hiệu từ sơ cấp sang thứ cấp thông qua chuyển đổi từ điện. 

- Sụt áp một chiều trên cuộn sơ cấp có trị số nhỏ, điều này cho phép tăng hiệu suất 

của mạch cũng như tăng biên độ điện áp ra. Ngoài ra, biến áp có thể dễ dàng phối hợp trở 

kháng rất tốt giữa tầng trước và tầng sau; giữa tải và tầng ra. 

Công thức phối hợp trở kháng:  Z' = n2.Z   

với n = tỷ số MBA = Số vòng dây sơ cấp / Số vòng dây thứ cấp. 

Z' : trở kháng phản ánh từ thứ cấp sang sơ cấp. 

Z : trở kháng thực tế của tải. 

* Nhược điểm: 

- Mạch ghép bằng biến áp có dải tần làm việc hẹp. 

- Kích thước và trọng lượng lớn, giá thành cao. 

- Không thể ghép một chiều được, khó IC hoá → ít được dùng. 

 

§4. Khuếch đại một chều. 

1. Khái niệm chung. 

Bộ khuếch đại một chiều là bộ KĐ làm việc với những tín hiệu có tần số gần bằng 0 

và có đặc tuyến biên độ - tần số như hình vẽ. 

 

 

 

- Việc ghép giữâ nguồn tín hiệu với đầu vào bộ KĐ và giữa các tầng không thể dùng 

tụ điện hay máy biến áp. Vì vậy để truyền đạt tín hiệu một chiều cần phải ghép trực tiếp 

theo dòng một chiều giữa nguồn tín hiệu vào với mạch vào bộ KĐ và giữa các tầng với 

nhau.  Trong bộ KĐ ghép trực tiếp, không có phần tử để cách ly thành phần một chiều. Vì 

vậy điện áp ra không những được xác định bằng tín hiệu ra có ích mà còn có cả tín hiệu 

Cp1 

R1 

R2 

RE1 

-EC 

R3 

R4 

RE2 
CE1 

CE2 

W1 W2 W1
' 

W2
' 

T1 T2 

 en 

Rn 

* Sơ đồ ghép tầng  

* ưu điểm: 

- Dùng biến áp ghép tầng về mặt 

điện một chiều là hoàn toàn cách ly 

được giữa bên sơ cấp và bên thứ cấp. 

- Về mặt điện xoay chiều đã 

chuyển được  

 
K§MC UV= Ur= 

K 

K0 

f 0 
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giả do sự  thay đổi chế độ một chiều của các tầng theo thời gian, nhiệt độ hay một nguyên 

nhân nào đó. 

- Sự thay đổi ngẫu nhiên điện áp ra trong bộ KĐMC khi tín hiệu vào không đổi gọi 

là hiện tượng "trôi điểm không" (tức là Ura  0 khi Uvào = 0). Nguyên nhân trôi là do tính 

không ổn định của nguồn cung cấp, các tham số của tranzito và điện trở theo nhiệt độ và 

thời gian. Hiện tượng này cần phải loại bỏ một cách triệt để. 

2. Tầng khuếch đại vi sai  (khuếch đại tín hiệu có sai lệch nhỏ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để khắc phục hiện tượng "trôi điểm không" người ta dùng tầng khuếch đại vi sai.  

Tầng KĐ vi sai làm việc dựa trên nguyên lý cầu cân bằng song song. Hai nhánh của 

cầu là hai điện trở Rc1 = Rc2, hai nhánh kia là hai tranzito T1, T2 cùng loại. 

- Điện áp được lấy ra giữa 2 colectơ của T1, T2 gọi là kiểu ra đối xứng hay trên mỗi 

côlectơ đối với đất gọi là kiểu ra không đối xứng. Dòng IE làm nguồn ổn dòng giữ cho 

dòng IE = IE1+IE2 luôn không đổi. 

- Điện áp một chiều cung cấp cho tầng vi sai là 2 nguồn Ec1 và Ec2 có thể bằng hoặc 

không bằng nhau về trị số. Vì Ec1 và Ec2 nối tiếp nên E = Ec1 + Ec2. 

a. Trường hợp khi chưa có tín hiệu vào: Uvào1 = Uvào2 = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC1 

T1 

EC2 

RC2 

T2 

Ura 

 + 

- 

UV2 UV1 

Ur2 = UC2 
Ur1 = UC1 

EC1 - 

+ 

IC1 IC2 

IE1 IE2 

IE 
(a) 

T1 T2 

UV

1 

IE 

T1 T2 

UV

1 

IE 

(b) (c) 

Hình (a): Mạch nguyên lý tầng KĐ vi sai 

Hình (b,c): Phương pháp đưa tín hiệu vào 

2

CE RI
 

0201 CC UU =  
1CE  

Hình d: Sơ đồ tầng KĐVS khi UV = 0 

Hình e: Biểu đồ tín hiệu ra 

RC1 

T1 

EC2 

RC2 

T2 

Ura 

 + 

- 

 UC02 
 UC01 

EC1 - 

+ 

IC01 IC02 

IE01 IE02 

IE0 

IB01 
IB02 

(d)  (e)  

Khi Uvào = 0 thì:  

IB01= IB02 ; IC01= IC02 ; IE01= IE02   

UC01 = EC1 - IC01. RC1  

UC02 = EC1 - IC02. RC2 

UC01 = UC02 = EC1 - (IE. RC/2). 

 - Điện áp trên mạch côlectơ:  

Ur = Ur1 - Ur2 = 0. Trạng thái này của 

sơ đồ đặc trưng cho chế độ cân bằng 

của tầng gọi là chế độ cân bằng tĩnh. 
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- Điện áp trên mạch côlectơ: Ur = Ur1 - Ur2 = 0. Trạng thái này của sơ đồ đặc trưng cho 

chế độ cân bằng của tầng gọi là chế độ cân bằng tĩnh. 

b. Khi có tín hiệu vào: Giả sử UV1 > 0; UV2 = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi UV1 > 0; UV2 = 0 sẽ làm tăng dòng IB1 , giảm dòng IB2 , do đó: IC1 tăng → IE1 

tăng; IC1 giảm → IE1 giảm. Sự thay đổi dòng điện của các tranzito xảy ra ngược chiều 

nhau với cùng một gia số → IE = IE1+IE2 = const. 

Khi đó: UC1 = EC1 - IC1. RC1 giảm 1 lượng là  UC1 ngược dấu (đảo pha) so với Uvào. 

             UC2 = EC1 - IC2. RC2 tăng 1 lượng là  UC2 cùng dấu (cùng pha) so với Uvào. 

Với cách đưa tín hiệu vào như sơ đồ thì Ur1 gọi là đầu ra đảo còn đầu ra Ur2 gọi là 

đầu ra không đảo. Tín hiệu lấy giữa 2 côlectơ gọi là tín hiệu vi sai: 

Ur = UC2- UC1 =  UC2 +  UC1 = 2. UC 

 

§5. khuếch đại dùng vi mạch thuật toán  (OA) 

I. Khái niệm chung. 

Danh từ "Khuếch đại thuật toán" (OA- Operational Amplifier) thuộc về bộ khuếch 

đại dòng một chiều có hệ số khuếch đại lớn, có hai đầu vào vi sai và một đầu ra chung. 

Tên gọi này có quan hệ tới việc ứng dụng đầu tiên của chúng chủ yếu để thực hiện các 

phép tính cộng, trừ, tích phân, vi phân.. v.v . Hiện nay các bộ khuếch đại thuật toán đóng 

vai trò quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật khuếch đại, tạo tín hiệu hình 

sin và xung, trong bộ ổn áp và bộ lọc tích cực.. v.v. 

Ký hiệu quy ước của một bộ KĐTT cho trên 

hình 1 với đầu vào UVK (hay UV+) gọi là đầu vào 

không đảo và đầu thứ hai Uvđ (hay UV-) gọi là đầu 

vào đảo. Khi có tín hiệu đưa vào đầu không đảo thì 

Hình g: Sơ đồ tầng KĐVS khi UV1 > 0, UV2 = 0 

Hình f: Biểu đồ tín hiệu ra 

(f)  

11. CC RI  
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1CU  

2CU  
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Hình 1: Ký hiệu khuếch đại 
thuật toán trong sơ đồ điện tử 
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gia số tín hiệu ra cùng dấu (cùng pha) với gia số tín 

hiệu vào. Nếu tín hiệu được đưa vào đầu  

vào đảo thì gia số tín hiệu ra ngược dấu (ngược pha ) so với gia số tín hiệu vào. Đầu vào 

đảo thường được dùng để thực hiện phản hồi âm bên ngoài cho KĐTT. 

Cấu tạo cơ sở của KĐTT là các tầng vi sai dùng làm tầng vào và tầng giữa của bộ 

khuếch đại. Tầng ra của KĐTT thường là tầng lặp cực phát (CC) đảm bảo khả năng tải 

yêu cầu của các sơ đồ. Vì hệ số khuếch đại của tầng lặp phát gần bằng 1 nên hệ số khuếch 

đại đạt được nhờ tầng vào và các tầng khuếch đại bổ xung mắc giữa tầng vi sai và tầng ra. 

Tuỳ thuộc vào hệ số khuếch đại của KĐTT mà quyết định số lượng tầng giữa. Ngoài ra 

KĐTT còn có các tầng phụ như tầng dịch mức điện áp một chiều, tầng tạo nguồn ổn dòng, 

mạch hồi tiếp. 

1. Đặc tuyến truyền đạt: Ura = f(Uvào) 

Đặc tuyến quan trọng nhất của KĐTT là đặc tuyến truyền đạt hình 2, gồm hai đường 

cong tương ứng với các đầu vào đảo và không đảo.  

Mỗi đường cong gồm một đoạn nằm ngang và một đoạn dốc. Đoạn nằm ngang 

tương ứng với chế độ Tranzitor tầng ra thông bão hòa hoặc cắt dòng. Trên những đoạn đó 

khi thay đổi điện áp tín hiệu đặt vào, điện áp ra của bộ KĐTT không đổi và được xác định 

bằng các giá trị U+
ra max, U-

ra max gọi là giá trị điện áp ra cực đại (điện áp bão hoà) gần bằng 

nguồn cung cấp EC (thường nhỏ hơn nguồn EC từ (13) V). Đoạn dốc biểu thị phụ thuộc tỉ 

lệ của điện áp ra với điện áp vào, 

với góc nghiêng xác định hệ số 

khuếch đại của  KĐTT.                                                                

K = Ura / Uvµo 

- Điện áp vào vi sai: 

 Hiệu giữa các điện áp ở các 

đầu vào không đảo và đầu vào 

đảo được định nghĩa là điện áp 

vào vi sai U0:  U0 = UV+ - UV - . 

Khi đó điện áp ra Ura (so với mass) được tính : Ura = K.U0 = K. (Uv+ - UV -) . 

2. Các giả thiết lý tưởng:  

+ Trở kháng vào của KĐTT nhìn từ hai đầu lối vào là vô cùng lớn: ZV =  

+ Trở kháng ra của KĐTT nhìn từ đầu ra so với mass là bằng 0: Zra = 0()  

+ Hệ số khuếch đại (chưa thực hiện phản hồi) tiến tới vô cùng: K = vô cùng 

+ Độ "trôi điểm không " bằng 0 - các đường đặc tuyến đi qua gốc toạ độ. 

Ur 

U+
rmax 

U-
rmax 

Đầu vào đảo Đầu vào không 
đảo 

+Ec 

-Ec 

UV 
0 

Hình 2: Đặc tuyến truyền đạt của khuếch đại 
thuật toán  



Bài giảng Kỹ thuật điện tử phần Kỹ thuật Tương tự                                           

  44 

3.  Các hệ quả: 

+ Với giả thiết trở kháng vào là vô cùng lớn nên không có dòng điện nào chạy vào 

hoặc chạy ra khỏi đầu lối vào nào của KĐTT: I0
+ = I0

-= I0. 

+ Giả thiết trở kháng ra bằng 0 nên giá trị điện áp ở đầu ra Ura không phụ thuộc vào 

dòng điện tải. 

+ Vì Ura = K. U0 = K (UV+ -UV-) , với giả thiết K =  (giá trị điện áp ra  Ura  hữu hạn) 

  U0 → 0  UV+ = UV- . 

Lưu ý: các đầu vào với ký hiệu là "+", "-" không được đọc là các đầu vào "dương", 

"âm". Sau đây ta xét một số ứng dụng cơ bản của KĐTT ở chế độ làm việc trong miền 

tuyến tính của đặc tuyến truyền đạt và có sử dụng phản hồi âm để điều khiển các tham số 

của mạch. 

II. Một số ứng dụng của KĐTT 

1. Mạch khuếch đại đảo 

Điện áp vào cần khuếch đại được đưa đến  

đầu vào đảo thông qua điện trở R1.   

Đầu vào không đảo được nối với điểm chung  

của sơ đồ (nối đất). Để lấy phản hồi âm ta dùng điện trở Rph đưa từ đầu ra quay về đầu 

vào đảo.  Giả thiết IC KĐTT là lý tưởng. Giả sử chiều các dòng điện như hình vẽ.  

Theo định luật Kiếc hốp 1, tại nút N ta có:   I1 - Iph - I0 = 0. 

    Với : .
1

1
R

UUv
I N−
=     .

ph

N

ph
R

UrU
I

−
=          

    I0: Dòng điện đầu vào đảo của KĐTT. 

      U0: Điện áp giữa hai đầu vào của KĐTT (U0 = UN - UP = 0) 

     Do KĐTT có trở kháng đầu vào là vô cùng lớn (Zv  ) nên I0 = 0. 

  I1 - Iph - I0 = I1 - Iph = 0  I1 = Iph.     .0

1

0

phR

UrU

R

UUv −
=

−
  

    Mặt khác khi K → , điện áp đầu vào U0 = Ur/K → 0. 

 .(*)
111 R

R

Uv

Ur
K

Uv

Ur

R

R

R

Ur

R

Uv phph

ph

−==−=−=   

   Dấu (-) trong biểu thức (*) thể hiện tín hiệu ra và tín hiệu vào có cực tính (pha) ngược 

nhau. Ta nhận thấy hệ số khuếch đại của mạch chỉ phụ thuộc vào thông số của các phần 

tử thụ động trong sơ đồ. Khi thay đổi giá trị điện trở Rph ta có thể thay đổi được hệ số 

khuếch đại của toàn mạch. Nếu chọn Rph = R1 → K = -1, khi đó ta có mạch đảo tín hiệu. 

 

 - 

 + 

 +E 

 -E 

 R1 

 Rph 

 Uv 
 Ur 
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2. Mạch khuếch đại không đảo  

Điện áp vào được đưa đến đầu vào không đảo. 

Mạch thực hiện phản hồi âm điện áp thông qua  

điện trở R1 , Rph  đưa đến đầu vào đảo. 

Giả thiết KĐTT là lý tưởng, ta có: 

UV = U0 + UN . Vì U0 = 0  Uv = UN  

Ta có định luật K1 tại nút N: Iph = I1 + I0  

do I0 = 0 nên:    .
1

1

ph

ph
RR

Ur
II

+
==  

Mặt khác: UN = UR1 = I1. R1      .1

1

R
RR

Ur
U

ph

N
+

=        .
1

1 Ur
RR

R
Uv

ph+
=  

         .1
11

1

R

R

R

RR

Uv

Ur
K

phph
+=

+
==  

3. Mạch khuếch đại cộng đảo. 

Giả thiết KĐTT là lý tưởng. 

Ta có định luật K1 tại nút N: 

I1 + I2 +...+ In =I0 + Iph. Do I0 = 0 nên 

I1 + I2 +...+ In = Iph hay ta có: 

ph

rN

n

NnNN

R

UU

R

UU

R

UU

R

UU −
=

−
++

−
+

−
...

2

2

1

1  

Do UN = UP = U0 =0, → 
ph

r

n

n

R

U

R

U

R

U

R

U −
=+++ ...

2

2

1

1 . Khi R1  R2  Rn , Ta cã: 

( )
n

n

phr
R

U

R

U

R

U
RU +++−= ...

2

2

1

1 . Nếu chọn R1 = R2 = Rn , ta có: 

( i

n

i

nr UUUUU 
=

−=+++−=
1

21 ...   

4. Mạch khuếch đại cộng không đảo. 

Do KĐTT lý tưởng nên: 

 U0 = UN - UP = 0 → UN = UP.  

Ta có định luật K1 tại nút N: I1 + I2 +...+ In =I0 = 0     (1) 

 K1 tại nút P: Iph - IR1 - I0
-  → Iph = IR1 do I0

- = 0           (2) 

Tõ (1), ta cã: 

0...21 =
−
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Tõ (2), ta cã: 

ph

r

Rph
RR

U
II

+
==

1

1 → 1

1

11 .. R
RR

U
RIU

ph

r

RP
+

==  (4).     Thay (4) vào (3), ta được: 

r
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Nếu chọn các tham số của sơ đồ thích hợp, ta có: 

 1
. 1

1
=

+

Rn

RR ph
 và ( ) 

=

=+++=
n

i

inr UUUUU
1

21 ...  

5. Mạch khuếch đại trừ. 

Khi cần trừ hai điện áp, người ta có thể 

thực hiện theo sơ đồ sau. Khi đó điện áp đầu ra 

được tính theo: 

  Ur = K1.U1 + K2.U2 

Có thể tìm K1 và K2 theo phương pháp sau: 

 * Cho U2 = 0, khi đó mạch làm việc như một bộ khuếch đại đảo, tức là:  

Ura1 =-a.U1 , vậy K1= -a        (1) 

 * Cho U1 = 0, khi đó mạch làm việc như một bộ khuếch đại không đảo có phân áp,  

Để tìm Ura2 theo U2 ta áp dụng định luật Kiếchốp 1 tại nút P, ta có: ++= 043 III  

(giả thiết IC lý tưởng nên I-
0 = I+

0 = 0) →
bbb RR

U
II

+
==

/
2

43 , ta cã: 

b

bbb

RbP R
RR

U
UU .

/

2

+
==


(*). Ta có định luật Kiếchốp 1 tại nút N: 0021 ==+ −III  

Hay: 0
/

1 =
−

+
−

a

Nra

aa

N

R

UU

R

UU


→ aa

aaa

ra
N R

RR

U
U 


/.

/

2

+
= (**). Mặt khác: 

Do U0 = UP – UN = 0→ UP =UN , từ (*) và (**) ta có: 

b

bbb

aa

aaa

ra R
RR

U
R

RR

U
.

/
/.

/

22

+
=

+ 



→ 22 ).1.(

1
UU a

b

b
ra 




+

+
=            (2)  

→ ).1.(
1

2 a

b

bK 



+

+
=  Vậy Ura = Ura1+ Ura2   → 12 .).1.(

1
UUU aa

b

b
ra 




−+

+
=                        

Nếu a = b =  thì K1 =- , K2=  

Vậy: Ura = (U2 – U1)  

 

 

Ra 

U1 

 

Ur 

Ra/a 

Rb 

_ 

+ Rb/b 

U2 

 

N 

P 

I0
- 

I0
+ 

I1 I2 

I3 

I4 
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6. Mạch tích phân 

 Sơ đồ mạch tích phân cho trên hình vẽ. 

Giả thiết IC lý tưởng, ta có định luật Kiếchốp 1 

tại nút N: IR = IC + I-
0 = IC  ( Do I+

0 = I-
0 = 0) 

Hay: 
dt

UUd
C

R

UU raNNV )( −
=

−
, mặt khác do UN = UP = 0 

Nên: 
dt

dU
C

R

U raV −= → 0
0

..
1

r

t

Vra UdtU
RC

U +−=   

Trong đó: Ur0 là điện áp trên tụ C khi t = 0 ( là hằng số tích phân xác định từ điều kiện 

ban đầu), thường khi t = 0, UV = 0 và Ura = 0, nên ta có: 

   dtUU
t

Vra .
1

0−=


,  trong đó:   = RC là hằng số tích phân của mạch 

 - Khi tín hiệu vào thay đổi từng nấc, tốc độ thay đổi của điện áp ra sẽ bằng: 

     
RC

U

t

U Vra −=



 

nghĩa là ở đầu ra mạch tích phân sẽ có điện áp tăng (hay giảm) tuyến tính theo thời gian. 

 - Đối với tín hiệu hình sin, bộ tích phân sẽ là bộ lọc tần thấp quay pha tín hiệu hình 

sin đi 900 và hệ số khuếch đại của nó tỷ lệ nghịch với tần số. 

7. Mạch vi phân 

 Sơ đồ mạch vi phân cho trên hình vẽ. 

Giả thiết IC lý tưởng, ta có định luật Kiếchốp 1 

tại nút N: IC = IR + I-
0 = IR  ( Do I+

0 = I-
0 = 0) 

Hay: 
dt

UUd
C

R

UU NVraN )( −
=

−
, mặt khác do UN = UP = 0 

Nên: 
dt

dU
C

R

U Vra =− → 
dt

dU

dt

dU
RCU VV

ra −=−=  

Trong đó:   = RC là hằng số vi phân của mạch 

 - Khi tín hiệu vào là hình sin, bộ vi phân làm việc như là bộ lọc tần cao, hệ số 

khuếch đại của nó tỷ lệ thuận với tần số tín hiệu vào và làm quay pha Uvào 1 góc 900. 

- Thường bộ vi phân làm việc kém ổn định ở tần cao vì khi đó  0
1

→=
C

ZC


 làm 

hệ số hồi tiếp âm giảm. 

 

 

 - 

 + 

 +E 

 -E 

 R 
 Uv 

 Ur 
N 

IR 

IC 

I0
+ 

U0
 

I0
- 

P 

 C 

 - 

 + 

 +E 

 -E 

 R 

 Uv 
 Ur 

N 
IC 

IR 

I0
+ 

U0
 

I0
- 

P 

 C 
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§6. Nguồn một chiều 

1. Khái niệm chung. 

Năng lượng điện một chiều thường được dùng để cung cấp cho một số thiết bị và 

phụ tải như : mạ điện, điện phân, nạp ác quy và các hệ thống điện tử nói chung. Trong 

thực tế, năng lượng một chiều có được chủ yếu được lấy từ nguồn năng lượng xoay chiều 

của lưới điện thông qua một quá trình biến đổi được thực hiện trong nguồn một chiều. 

Sơ đồ khối của nguồn một chiều như hình vẽ: 

 

 

 

Trong đó: 

- Máy biến áp: dùng để biến đổi điện áp xoay chiều U1 thành điện áp xoay chiều U2 

có cùng tần số và có giá trị thích hợp với yêu cầu. 

 - Mạch chỉnh lưu: dùng để biến đổi điện áp xoay chiều U2 thành điện áp một chiều 

U= không bằng phẳng (đập mạch). 

- Bộ lọc: có nhiệm vụ san bằng điện áp một chiều đập mạch thành điện áp một chiều 

U01 ít nhấp nhô hơn. 

- Bộ ổn áp (ổn dòng) 1 chiều: có nhiệm vụ ổn định điện áp (dòng điện) ở đầu ra U02 

(It) không đổi khi điện áp lưới hay điện trở tải thay đổi trong 1 phạm vi nhất định. 

2. Lọc các thành phần xoay chiều của dòng điện (điện áp) ra tải. 

Trong các mạch chỉnh lưu đã xét, điện áp hay dòng điện ra tải tuy có cực tính không 

đổi nhưng giá trị của chúng thay đổi theo thời gian một cách chu kỳ người ta gọi là sự đập 

mạch của điện áp hay dòng điện sau chỉnh lưu. 

- Tổng quát: khi tải là thuần trở, dòng điện tổng ra tải là: 

tnBtnAIi
n

n

n

nt  cos.sin.
11

0 


=



=

++= . Trong đó: I0 là thành phần một chiều. 

tnBtnA
n

n

n

n  cos.sin.
11




=



=

+  là tổng các sóng hài xoay chiều có giá trị, pha, tần số 

khác nhau. Các sóng hài này gây ra tiêu thụ năng lượng vô ích và gây nhiễu loạn cho sự 

làm việc của tải vì vậy ta phải lọc các sóng hài này để cho dòng điện ra tải it ít đập mạch. 

- Để đánh giá chất lượng bộ lọc người ta đưa ra định nghĩa hệ số đập mạch KP của 

bộ lọc. 

  

Biên độ sóng hài lớn nhất của it (ut) 

Giá trị trung bình của it (ut) 
KP = 

    
Biến áp U2 Ut 

It 

Rt 
Mạch 

chỉnh lưu 
Bộ lọc 

ổn áp  
ổn dòng  

U= U01 U02 U1 
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KP càng nhỏ thì chất lượng của bộ lọc càng cao. 

a. Bộ lọc bằng tụ điện. 

 

 

 

 

- Về mặt điện kháng: với các thành phần sóng hài có tần số càng cao thì dung kháng  

( )
CCX

..
1


=  càng nhỏ, khi đó các sóng hài này bị nối tắt về điểm chung và tiêu tán trên 

mạch vòng của cuộn dây thứ cấp, bộ chỉnh lưu. 

- Hệ số đập mạch KP khi lọc bằng tụ điện:   ( )
CRP

t
K

..
2


=  

Có nghĩa là tác dụng lọc càng rõ rệt khi C và Rt càng lớn như vậy bộ lọc này thích 

hợp với tải có điện áp cao và dòng điện nhỏ. 

b. Bộ lọc bằng cuộn dây. 

 

 

 

                                                        

- Về mặt điện kháng: XL = L., các sóng hài bậc n có tần số càng cao thì XL càng 

lớn sẽ bị cuộn L chặn lại càng nhiều. Do đó dòng điện ra tải chỉ có thành phần 1 chiều I0 

và 1 lượng nhỏ các sóng hài. 

- Hệ số đập mạch của bộ lọc dùng cuộn L là: ( )
L

R

P
tK
..3 

=  

Nghĩa là tác dụng lọc của cuộn L càng cao khi Rt càng nhỏ. Do đó cách lọc này thích hợp 

với tải có điện áp thấp và dòng điện cao. Khi giá trị cuộn L càng lớn thì tác dụng lọc càng 

tăng, tuy nhiên không nên dùng cuộn L quá lớn vì khi đó điện trở 1 chiều của cuộn L lớn 

nên sụt áp 1 chiều trên nó tăng, làm giảm hiệu suất của bộ chỉnh lưu. 

 Để tăng hiệu quả lọc người ta kết hợp tụ điện và cuộn cảm để tạo thành những mắt 

lọc, cũng có thể mắc nối tiếp nhiều mắt lọc với nhau, tuy nhiên khi đó hiệu suất của mạch 

sẽ giảm. 

 

 

 

 

C Rt 
Ura Uvµo 

+ 

_ 

+ 
_ 

nạp phóng 

Để lọc bằng tụ điện, tụ C được mắc song song 

với tải, dựa vào quá trình nạp và phóng của tụ điện ở 

mỗi nửa chu kỳ của điện áp chỉnh lưu mà ta nhận 

được điện áp ra trên tải bằng phẳng hơn. 

 

Rt 
Ura Uvµo 

+ 

_ 

L 

Cuộn cảm L được mắc nối tiếp với tải, do dòng 

điện (điện áp) sau chỉnh lưu biến thiên đập mạch 

trong cuộn dây L sẽ xuất sức điện động tự cảm chống 

lại, do đó làm giảm các sóng hài. 

 

C1 Rt ,Ut Uvµo 

+ 

_ 

L 

C2 

(Hình c: Bộ lọc hình ) 

C 

Uvµo 

+ 

_ 

L 

Rt ,Ut 

(Hình d: Bộ lọc hình L ngược) 
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- Trên sơ đồ hình e, người ta sử dụng mạch cộng hưởng LC song song do đó nó sẽ 

chặn thành phần sóng hài có tần số bằng hoặc gần bằng tần 

 số cộng hưởng riêng của mạch 

 - Sơ đồ hình f, người ta mắc song song với tải một mạch cộng hưởng LC nối tiếp, 

khi đó nó sẽ nối tắt các tín hiệu có tần số bằng tần số cộng hưởng riêng của mạch không 

cho ra tải.  

3. ổn định điện áp và dòng điện 

a. ổn định điện áp  

- Nhiệm vụ:  Các bộ ổn định điện áp  có nhiệm vụ ổn định điện áp 1 chiều ra tải 

không đổi khi điện áp vào và tần số lưới điện thay đổi, tải thay đổi. 

Sau đây ta xét các bộ ổn áp cơ bản: 

* Bộ ổn áp tham số (đã xét ở phần ổn định điện áp dùng điốt Zener). 

* ổn áp loại bù 

Để nâng cao chất lượng ổn định, ta dùng bộ ổn áp kiểu bù (còn gọi là ổn áp so sánh 

hay ổn áp có hồi tiếp). Ta xét loại ổn áp loại bù kiểu mắc nối tiếp (hình a) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                sánh tín hiệu từ nguồn điện áp chuẩn Uch với 

điện áp Uph tỷ lệ với Ura . Từ sơ đồ ta có: 

Uvµo = UD + Ura →  Ura = Uvµo – UD =const. 

Ck Rt ,Ut Uvµo 

+ 

_ 

Lk 

C 

(Hình e: Bộ lọc cộng hưởng song song) 

Uvµo 

+ 

_ 

L 

Rt ,Ut 

(Hình f: Bộ lọc cộng hưởng nối tiếp) 

Lk 

Ck 

D 

Y 

Uch 

 

+ 

- 

Uvµo 
Rt ,Ura 

Uph 

Hình a: Sơ đồ khối bộ ổn áp mắc nối tiếp 

Trong sơ đồ khối phần tử điều chỉnh D 

được mắc nối tiếp với tải, khi đó dòng điện 

qua tải cũng bằng dòng qua phần tử điều 

chỉnh D. Nguyên lý hoạt động dựa trên sự 

biến thiên điện trở trong của đèn D để thay 

đổi điện áp trên đầu ra của nó tuỳ theo sự 

điều khiển của điện áp sau khối so sánh và 

khuếch đại tín hiệu sai lệch Y. Khối Y sẽ so 
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Nếu giả sử khi điện áp vào UV thay đổi làm cho điện áp ra có xu hướng thay đổi → 

Uph thay đổi theo, sau khi so sánh với Uch, lượng sai lệch U = Uph - Uch  sẽ tác động vào 

phần tử điều chỉnh D làm cho sụt áp trên phần tử D là UD sẽ cùng tăng hay cùng giảm so 

với điện áp vào để giữ cho điện áp ra được ổn định. 

Hình b trình bày nguyên lý của một bộ ổn áp kiểu bù cực tính dương mắc nối tiếp 

cấu tạo theo sơ đồ hình a. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    . Mặt khác, ta có: UV = UCET1 + Ura  

→ Ura = UV – UCET1 = const. 

Trong sơ đồ: 

+ Tranzito T1 được xem là phần tử điều chỉnh D, 

+ Điện trở R2 , DZ  tạo nên mạch ổn áp thông số để lấy ra điện áp chuẩn Uch , điện áp 

phản hồi được lấy trên bộ phân áp R3 , VR, R4 

+ Tranzito T2 đóng vai trò là khối so sánh và khuếch đại tín hiệu sai lệch. Tín hiệu 

phản hồi và Uch theo một vòng kín được đặt vào cực gốc – phát của Tranzito T2. 

+ Các tụ C1, C2 , C3 có tác dụng lọc thêm nhằm giữ cho điện áp ra bằng phẳng hơn. 

Từ sơ đồ, tại lối ra ta có:  

4

43.
RVR

RVRR
UU phra

+

++
= ; Mặt khác: Uph = UBET2 + UZ = 0,6 + UZ  

 ( )
4

436,0
RVR

RVRR
UU ra

+

++
+= (*). Như vậy khi thay đổi VR ta có thể thay đổi được 

điện áp ra theo biểu thức (*) 

+ Nhận xét: Bộ ổn áp theo phương pháp bù liên tục có chất lượng ổn định cao, cho 

phép thay đổi được mức điện áp ra trong một dải nhất định, tuy nhiên có hiệu suất thấp 

(khoảng 50%) do tổn hao công suất của nguồn một chiều trên bộ ổn định tương đối lớn. 

* Bộ ổn áp dùng IC tuyến tính  

T1 

T2 

DZ 

C1 

C2 

C3 

R1 

R2 
R3 

VR 

R4 

Uph 

Uch 

UCET1 

Uvµo 

Ura 

+ + 

_ _ 

+ 

_ 

 Hình b: ổn  áp loại bù kiểu nối tiếp dùng Tranzito 

Ta xét một sơ đồ dùng Tranzito 

như hình vẽ. Giả sử khi UV tăng → Ura 

tăng → Uph tăng. Trong đó Uch có xu 

hướng khoá Tranzito T2 còn Uph có xu 

hướng mở T2. 

- Khi Uph tăng và lớn hơn Uch → 

UBET2 tăng → Tranzito T2 mở thªm→ 

UCET2 giảm 1 lượng là U→ UBEt1 

giảm → T1 khoá bớt lại → UCEt1 tăng 
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Sau đây ta xét các loại IC ổn áp cơ bản 

+ IC ổn áp ba chân có điện áp ra không điều chỉnh được ( xét họ 78xx và 79xx). 

Trong đó: họ IC 78xx có điện áp ra Ura dương, còn họ 79xx có điện áp ra âm. Cả 2 loại 

này có điện áp ra cố định không thay đổi được, dòng điện ra  1A. Chỉ số xx chỉ điện áp 

ra ổn định, ví dụ: 

7805 (Ura = +5V); 7812 (+12V); 7815 (+15V); 7824 (+24V).... 

7905 (Ura = -5V); 7912 (-12V); 7915 (-15V); 7924 (-24V).... 

-Tuỳ theo khả năng cung cấp dòng tải của IC ổn áp  

người ta ghi thêm các mẫu tự sau họ 78; 79 để chỉ dòng ra danh định: 

 Ví dụ: 78Lxx : dòng ra 100mA;  78Mxx : dòng ra 500mA;  78xx : dòng ra 1A 

                      78Txx : dòng ra 3A;   78Hxx : dòng ra 5A 

+ Mạch ổn áp dương và mạch ổn áp âm: 

 

 
 
 

 
 

Ví dụ 1: Bộ nguồn 1 chiều cho điện áp ra ổn định +5V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ví dụ 2: Bộ nguồn 1 chiều cho điện áp ra đối xứng  5V 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-UV U0 = -5V 

C1 C2 

2 

1 

3  7905 

220v ~ 

4x4007 
7805 

8v ~ C2 C1 

+5V 
1 

2 

3 

7905 -5V 

C3 
C4 

2 

1 

3 

220v 
~ 

4x4007 
7805 

8v ~ 
C2 C1 

+5V 
1 

2 

3 

MBA 
~ 

 +UV U0 = +5V 

C1 C2 

1 

2 

3 7805 
từ (+735)V 

78xx 

1 2 3 

79xx 

1 2 3 
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